Trường tiểu học Thượng Quận


Tuần 31:                                                               Ngày soạn: 02 - 4 - 2018
                                                                                              Ngày dạy:  Thứ hai ngày  09 - 4 - 2018
         Buổi sáng:                          
                                      Tiết 2 + 3:                        Tập đọc                          
   Chiếc rễ đa tròn
I. Mục đích yêu cầu :

- HS biết nghỉ hơi đúng sau các dấu câu và cụm từ rõ ý; Đọc rõ lời nhân vật trong bài.
- HS hiểu nghĩa các từ được chú giải ( SGK ); Hiểu nội dung bài: Bác Hồ có tình th​ương bao la đối với mọi ngư​ời, mọi vật. 

- GDHS lòng kính yêu và biết ơn Bác Hồ.

II. chuẩn bị:

- Tranh minh hoạ bài đọc ( SGK ). Bảng phụ để HD luyện đọc.
III. Các Hoạt Động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ:  - HS đọc TL bài  Cháu nhớ Bác Hồ  + TLCH về ND bài.
2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

- GV dẫn dắt từ mẩu chuyện Qua suối ( Tiết TLV tuần trước ) nói về Bác Hồ luôn quan tâm đến mọi vật, mọi người, nhất là các cháu thiếu nhi -> giới thiệu ND truyện đọc Chiếc rễ đa tròn: kể về lòng nhân ái bao la của Bác.
b. Các hoạt động : 

Tiết 2:

* HĐ 1: Luyện đọc.

- GV đọc mẫu toàn bài, 1 HS đọc bài.

- HS tiếp nối nhau đọc từng câu trong mỗi đoạn. GV l​ưu ý HS luyện đọc đúng các từ: thường lệ, rễ, ngoằn ngoèo, ...
- HS tiếp nhau đọc từng đoạn trước lớp. GV theo dõi, uốn nắn cách đọc.
+ GV dùng bảng phụ HDHS đọc một số câu:


. Đến gần cây đa, / Bác chợt thấy một chiếc rễ đa nhỏ / và dài ngoằn ngoèo / nằm trên mặt đất. //

. Nói rồi, / Bác cuộn chiếc rễ thành một vòng tròn / và bảo chú cần vụ buộc nó tựa vào hai cái cọc, / sau đó mới vùi hai đầu rễ xuống đất. //
- GV giúp HS hiểu các từ ngữ được chú giải ( SGK - T.108 ). 
- HS thi đọc giữa các nhóm. 
Tiết 3:
* HĐ 2: HD tìm hiểu bài:
GV hư​ớng dẫn HS  đọc thầm từng đoạn, cả bài  + trả lời câu hỏi trong SGK.

+ HS đọc đoạn 1 + TLCH1 - SGK: Bác bảo chú cần vụ cuốn chiếc rễ lại, rồi trồng cho nó mọc tiếp.
+ HS đọc tiếp đoạn 2 + TLCH 2 - SGK: Bác HD chú cần vụ cuộn chiếc rễ thành một vòng tròn, buộc tựa vào hai cái cọc, sau đó vùi hai đầu rễ xuống đất.
+ HS đọc tiếp đoạn 3 + TLCH 3 - SGK: Chiếc rễ đa trở thành một cây đa con có vòng lá tròn.
- GV nêu tiếp câu hỏi 4 - SGK: Các bạn nhỏ vào thăm nhà Bác thích chui qua chui lại vòng lá tròn được tạo nên từ chiếc rễ đa.
+ GV nêu câu hỏi 5 ( SGK ) + giúp HS nắm vững yêu cầu: từ câu chuyện trên, nói 1 câu về 
tình cảm của bác Hồ với thiếu nhi, 1 câu về tình cảm, thái độ của Bác đối với mỗi vật xung quanh.
- Một số HS tiếp nối nhau phát biểu ý kiến. GV chốt ý kiến đúng.

+ GV chốt ND bài: Bác Hồ có tình thương bao la với mọi người, mọi vật. Một chiếc rễ đa rơi xuống đất, Bác cũng muốn trồng lại cho rễ mọc thành cây. Trồng cái rễ cây, Bác cũng muốn uốn cái rễ theo hình vòng tròn để cây lớn lên sẽ thành chỗ vui chơi cho các cháu thiếu nhi.
* HĐ 3: Luyện đọc lại: 

- GV tổ chức cho HS thi đọc theo nhóm. 
- Lớp bình chọn nhóm, cá nhân đọc hay. 

3. Củng cố, dặn dò:     

- HS nhắc lại ND bài + liên hệ: nói về tình cảm của bản thân đối với Bác.
- GV nhận xét tiết học, dặn HS đọc kĩ lại truyện, nhớ truyện để CB cho tiết kể chuyện sau.

                               Tiết 4:
        Toán

T.151: luyện tập
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 
- HS biết cách làm tính cộng ( không nhớ ) các số trong phạm vi 1000, cộng có nhớ trong phạm vi 100; Biết giải bài toán về nhiều hơn; biết tính chu vi hình tam giác.

- Rèn luyện KN tính cộng ( không nhớ ) các số có 3 chữ số trong phạm vi 1000, cộng có nhớ trong phạm vi 100 và giải bài toán bằng phép tính cộng.

- HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị: 

- Hình minh họa BT 3 ( SGK ).

- Bảng con.

III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ:  - Kiểm tra kết hợp khi luyện tập.

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

b. Các hoạt động:

* HĐ 1: Ôn tập về phép cộng ( không nhớ ) trong phạm vi 1000.

- HS nhắc lại các bước thực hiện phép cộng các số có 3 chữ số.

- HS vận dụng đặt tính rồi tính:

               415  +  132             534  +  321                  612 + 235

( 3 HS lên bảng làm, dưới lớp làm ở bảng con - mỗi dãy thực hiện 1 phép tính ).

- HS n.xét, chữa bài. - GV khắc sâu KT về phép cộng ( không nhớ ) trong phạm vi 1000.
* HĐ 2: Thực hành.
GV tổ chức HDHS tự làm các BT 1, 2, 3, 4, 5 ( SGK - T.151, 157 ) rồi chữa bài.

+ Bài 1: - HS tự làm bài vào vở.

- Một số HS lên bảng làm bài. Lớp nhận xét, chữa bài, chốt KQ đúng.

- GV củng cố về KN thực hiện phép cộng ( không nhớ ) trong phạm vi 1000.
+ Bài 2: - Tiến hành tương tự bài 1.

 HS tự làm các phần a, b ( cột 1, 3 ).

- Củng cố KN đặt tính và tính phép cộng ( không nhớ ) trong phạm vi 1000, cộng có nhớ trong phạm vi 100.

+ Bài 4: - HS đọc, nêu tóm tắt bài toán.

- HS xác định dạng toán, nêu cách giải.

- HS tự ghi tóm tắt bài toán rồi giải vào vở BT, 1 HS lên bảng trình bày.

- HS nhận xét, chữa bài.

- Củng cố KN trình bày giải bài toán về nhiều hơn.

+ Bài 5: HS nêu yêu cầu của bài, GV kết hợp vẽ hình lên bảng.

- HS đọc số đo độ dài từng cạnh của hình tam giác.

- GV yêu cầu HS nhắc lại cách tính chu vi của hình tam giác.

- HS tự làm bài rồi chữa bài.

- Củng cố cho HS về cách tính chu vi của hình tam giác.

+ Bài 3 ( HS làm thêm nếu còn thời gian ): 
- HS quan sát hình vẽ trong SGK rồi trả lời -> KL: Hình ở phần ( a ) đã được khoanh vào 1/ 4 số con vật.

- GV hỏi thêm: 1/ 4 số con vật ở hình ( a ) gồm mấy con ?

- Củng cố KN nhận biết về 1/ 4.

3. Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét tiết học.

- Dặn HS ghi nhớ các KT đã học về phép cộng, về tính chu vi hình tam giác và giải toán.

                Buổi chiều:

                                         TiÕt 1:                   TIẾNG VIỆT (*)                              
TĐ: bảo vệ như thế là rất tốt

I. Mục đích yêu cầu:
- HS biết ngắt, nghỉ hơi đúng chỗ; Biết đọc rõ lời các nhân vật trong bài.

- Hiểu nghĩa các từ khó: chiến khu, vọng gác, quan sát, rảo bước, Đại đội trưởng, .... Hiểu thêm một phẩm chất đáng quý của Bác Hồ: Bác rất nhân hậu và tôn trọng nội quy chung.

- GDHS lòng nhân hậu và ý thức tôn trọng nội quy chung của Bác.
II. chuẩn bị:    

- Tranh minh hoạ bài đọc SGK.

III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: 

- 3 HS đọc bài  Chiếc rễ đa tròn  + TLCH về ND bài.

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: GV giới thiệu ND bài.
b. Các hoạt động:          

* HĐ 1: Luyện đọc.
- GV đọc mẫu toàn bài.

- HS tiếp nối nhau đọc từng câu trong bài. GV lư​u ý HS các từ: Lí Phúc Nha, lo, rảo bước, chiến khu, vọng gác, quan sát, rảo bước, Đại đội trưởng, ...

- HS tiếp nối nhau đọc từng đoạn, GV chia bài làm 3 đoạn: 

+ Đoạn 1: từ đầu đến ... " người dân tộc Sán Chỉ ".

+ Đoạn 2: tiếp theo đến: ... rảo bước về phía mình".
+ Đoạn 3: phần còn lại.

- GV giúp HS hiểu nghĩa các từ ngữ đ​ược chú giải ở cuối bài và giải nghĩa thêm: giấy tờ - ở đây chỉ thẻ ra vào cơ quan, thường phải dán ảnh người được cấp. 

- HS thi đọc giữa các nhóm ( từng đoạn, cả bài ).

* HĐ 2: HD tìm hiểu bài.

HS đọc thầm toàn bài rồi trả lời các CH trong SGK.

+ Câu 1: Anh Nha được giao nhiệm vụ gác trước cửa nhà Bác để bảo vệ Bác.

+ Câu 2: Vì anh Nha làm nhiệm vụ bảo vệ Bác nhưng chưa biết mặt Bác nên thực hiện đúng nguyên tắc: ai muốn vào nơi Bác ở phải trình giấy tờ.
+ Câu 3: " Chú ấy làm nhiệm vụ bảo vệ như thế là rất tốt. "

+ Câu 4: Một số HS tiếp nối nhau phát biểu ý kiến - HS phát biểu theo ý kiến của cá nhân.
* HĐ 3: Luyện đọc lại.

- GV HD 3, 4 nhóm HS  thi đọc lại truyện - nhắc HS đọc rõ lời các nhân vật. 

- Cả lớp và GV nhận xét, bình chọn nhóm, CN đọc đúng và hay.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV hỏi HS: Qua bài văn, em biết thêm phẩm chất đáng quý nào của Bác ? ( Bác rất nhân hậu, rất tôn trọng nội quy chung. Bị anh Nha hỏi giấy, dứt khoát không cho vào nhà, Bác không trách anh, lại khen anh làm nhiệm vụ bảo vệ như thế là rất tốt ).
- GV nhận xét tiết học, nhắc HS kể lại câu chuyện cho người thân nghe.

        
                           TiÕt 2:                             TIẾNG VIỆT ( * )                          
Luyện tập: nghe - trả lời câu hỏi
I. Mục đích yêu cầu:

- HS nghe kể mẩu chuyện Qua suối, trả lời được các câu hỏi và viết lại được tóm tắt nội dung câu chuyện dựa vào các câu hỏi đã cho. 

- Rèn KN nghe - trả lời câu hỏi.

- GDHS học tập đức tính của Bác cẩn thận, quan tâm chu đáo tới mọi người.
II. chuẩn bị:

- Tranh minh hoạ ND câu chuyện Qua suối ( Vở BT - trang 55 ); bảng phụ ghi sẵn 4 câu hỏi về ND câu chuyện.

- Vở bài tập Tiếng Việt 2, tập 2.

 III. Các hoạt động dạy học:

* HĐ 1: Luyện tập nghe - trả lời câu hỏi.
- GV kể chuyện 3 lần.


 + Kể lần 1: yêu cầu HS quan sát lại bức tranh, đọc lại 4 câu hỏi dưới tranh.


 + Kể lần 2: vừa kể vừa giới thiệu tranh.

           + Kể lần 3.

- HS quan sát tranh minh hoạ ( Vở BT - T. 55 ) và nói về ND tranh.

- GV lần lượt nêu từng câu hỏi trong VBT, HS trả lời.

- Cả lớp và GV nhận xét, chốt câu trả lời đúng:

a) Bác và các chiến sĩ đi công tác.

b) Khi đi qua một con suối những hòn đá bắc thành lối đi, một chiến sĩ sẩy chân bị ngã vì có một hòn đá bị kênh.

c) Bác bảo anh chiến sĩ kê lại hòn đá cho chắc để người khác đi qua suối không bị ngã nữa.

d) Bác Hồ rất quan tâm tới mọi người. Bác quan tâm đến anh chiến sĩ, xem anh ngã có đau không, Bác còn cho kê lại hòn đá để cho những người đi sau khỏi ngã.

- 3, 4 cặp HS thực hành hỏi đáp theo 4 câu hỏi.

- 2 HS dựa vào 4 câu hỏi kể lại tóm tắt ND câu chuyện.

- GV yêu cầu HS viết lại các câu trả lời vào vở BT ( không cần viết lại các câu hỏi ).

- GV chấm một số bài; nhận xét. đánh giá bài làm của HS.

* HĐ 2: Củng cố, dặn dò.
- HS liên hệ rút ra bài học qua mẩu chuyện kể về Bác Hồ ? ( Học tập ở Bác tính cẩn thận, quan tâm chu đáo tới mọi người ).

- GV nhận xét tiết học. GV tuyên dư​ơng HS tích cực học tập.

                                    Tiết  3:
        Toán ( * )
Luyện tập: phép cộng ( không nhớ ) trong phạm vi 1000.

I. Mục đích yêu cầu:

- Củng cố cho HS về phép cộng ( không nhớ ) trong phạm vi 1000.

- Rèn kĩ năng đặt tính và tính, KN giải toán liên quan đến phép cộng.

-  HS tích cực, chủ động học tập.

II. Chuẩn bị: 
- Nội dung một số bài tập liên quan.
III. Các hoạt động dạy học:

* HĐ 1: Thực hành

- GV tổ chức, HDHS làm các bài tập sau:

+ Bài 1: Đặt tính rồi tính:

      436  +  213                 512  +  147                 637  +  211

                 315  +  142                  431  +  256                 511  + 463
+ Bài 2: Mảnh vải trắng dài 215 cm, mảnh vải xanh dài 320 cm. Hỏi cả hai mảnh vải dài bao nhiêu cm ? 

+ Bài 3: Một cửa hàng buổi sáng bán được 135 kg gạo, buổi chiều bán được 132 kg gạo nữa. Hỏi ngày hôm đó, cửa hàng bán được tất cả bao nhiêu kg gạo ?

+ Bài 4: Khoanh vào chữ cái cạnh kết quả đúng của bài toán sau:

            Tìm x:   x  -  312  =  536

            A.  x  = 848          B.  x  =  849          C.   x  = 224           D.  x  = 858

- HS tự làm bài rồi chữa bài.

- GV củng cố, khắc sâu KT theo ND từng bài:

+ Bài 1: Củng cố cho HS KN đặt tính và tính trường hợp phép cộng ( không nhớ ) trong phạm vi 1000.

+ Bài 2, 3: Củng cố KN trình bày giải toán liên quan đến phép cộng.

+ Bài 4: Củng cố KN tìm SBT chưa biết.

* HĐ 2: Củng cố, dặn dò.

- GV củng cố, khắc sâu KT đã học về phép cộng ( không nhớ ) trong phạm vi 1000.

- GV nhận xét tiết học. Dặn HS ghi nhớ KT về phép cộng.

                                                                               Ngày soạn: 03 - 4 - 2018
                                                                              Ngày dạy:  Thứ ba ngày 10 - 4 - 2018
              Buổi sáng:
                                   Tiết 1:                 chính tả ( nghe - viết )    
                                                       việt nam có bác                        
I. Mục đích yêu cầu:
- HS nghe - viết chính xác bài chính tả, trình bày đúng các câu thơ lục bát. Làm đúng các bài tập phân biệt r / d / gi; thanh hỏi, ngã.

- Rèn KN nghe - viết chính tả, KN phân biệt r / d / gi; thanh hỏi, ngã.
- HS có ý thức rèn viết đúng chính tả, trình bày bài viết sạch đẹp.
II. chuẩn bị:    

- Bảng phụ viết ND bài tập 2 ( a ) chỉ viết các từ có tiếng cần điền.

III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: 

-  GV đọc cho 2 HS viết trên bảng lớp , dưới lớp viết ở bảng con:  chói chang, trập trùng, chân thật, học trò, ...

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: - GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
b. Các hoạt động:          

* HĐ 1: HD HS nghe - viết chính tả.
- GVđọc mẫu bài viết 1 lần, 3 -  4 HS đọc lại. 

- HS nêu ND bài thơ. GV chốt: Bài thơ ca ngợi Bác Hồ là người tiêu biểu cho dân tộc Việt Nam.

- HS tìm, luyện viết các tên riêng trong bài: Việt Nam, Trường Sơn, Bác; và một số tiếng khác: non nư​ớc, lục bát, ...

- GV đọc cho HS viết bài 

- HS đổi vở để soát lỗi.

- GV chấm 1/ 3 số bài, nhận xét từng bài về các mặt: ND, chữ viết, cách trình bày.

* HĐ 2: HD làm BT chính tả.
+ BT 2 ( a ): - 1, 2 HS đọc yêu cầu của bài, đọc cả bài thơ, GV giải thích yêu cầu của bài. 
- Cả lớp đọc thầm và làm bài vào vở. 1 HS lên bảng làm bài.

- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng - 4, 5 HS đọc lại bài thơ.
- Củng cố KN phân biệt âm đầu: r / d / gi; thanh hỏi, ngã.

+ BT 3 ( a ):

- HS thực hiện như​ bài 2.

- Củng cố KN phân biệt d / r / gi. 

3. Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét tiết học. Khen những HS viết bài và làm bài tốt. 

- Nhắc HS tìm, luyện viết thêm những tiếng khác bắt đầu bằng d / r / gi.   

                                        

                                   Tiết 2:                       kể chuyện
chiếc rễ đa tròn

I. Mục đích yêu cầu:
- HS biết sắp xếp đúng trật tự các tranh theo ND câu chuyện và kể lại được từng đoạn của câu chuyện; biết kể lại toàn bộ câu chuyện.

- Rèn KN kể chuyện. HS biết chăm chú theo dõi bạn kể chuyện. Biết nhận xét, đánh giá lời kể của bạn; kể tiếp được lời kể của bạn.

- GDHS lòng kính yêu và biết ơn Bác Hồ.

II. chuẩn bị:
- Tranh minh hoạ ND truyện ( SGK ).
III. Các hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ:
- 3 HS nối tiếp nhau kể câu chuyện Ai ngoan sẽ được thưởng + TLCH: Tại sao Bác khen Té ngoan ?

- GV nhận xét, đánh giá.

2. Bài mới:
a. Giới thiệu bài: - GV nêu MĐ, yêu cầu của tiết học.
b. Các hoạt động:

* HĐ 1:  Sắp xếp lại trật tự các tranh theo đúng diễn biến câu chuyện.
- 1HS đọc yêu cầu 1 ( SGK ), lớp đọc thầm và quan sát tranh trong SGK.
- GVHD hư​ớng dẫn HS quan sát tranh, nói nội dung tranh:
+ Tranh 1: Bác Hồ đang hướng dẫn  chú cần vụ cách trồng chiếc rễ đa.

+ Tranh 2: Các bạn thiếu nhi đang thích thú chui qua, chui lại vòng lá tròn, xanh tốt của cây đa con.

+ Tranh 3: Bác Hồ chỉ vào chiếc rễ đa nhỏ nằm trên mặt đất và bảo chú cần vụ đang trồng nó.

- HS suy nghĩ sắp xếp lại từng tranh theo TT đúng diễn biến câu chuyện.

- HS phát biểu, lớp nhận xét, GV chốt lại TT đúng của các tranh:  3 - 1- 2

* HĐ 2: Kể lại từng đoạn câu chuyện theo tranh.

- GV nêu yêu cầu 2 ( SGK ).

- HS dựa vào tranh ( SGK ) tập kể từng đoạn của câu chuyện theo nhóm. Sau mỗi lần kể các bạn nhận xét, bổ sung.

- Đại diện các nhóm ( trình độ tương đương nhau ) thi kể trước lớp.
- Lớp nhận xét, tuyên dương nhóm, cá nhân kể tốt.

* HĐ 3: Kể toàn bộ câu chuyện.
- GV tổ chức cho HS thi kể trước lớp: kể toàn bộ ND câu chuyện.

- Lớp nhận xét, tuyên dương.

3. Củng cố, dặn dò:
- HS nêu ý nghĩa câu chuyện + Liên hệ nói về tình cảm của Bác Hồ đối với thiếu nhi 
( Bác Hồ rất yêu thiếu nhi. Bác luôn nghĩ đến thiếu nhi, mong muốn làm những điều tốt đẹp nhất cho thiếu nhi ).
- GV nhận xét tiết học, tuyên dương những HS kể tốt. Dặn HS tập kể lại câu chuyện cho người thân nghe.

                                 Tiết 4 :                             Toán
                     T.152: phép trừ ( không nhớ ) trong phạm vi 1000
I. Mục đích yêu cầu:

- Biết cách làm tính trừ ( không nhớ ) các số trong phạm vi 1000. Biết trừ nhẩm các số tròn trăm. Biết giải bài toán về ít hơn.

- Rèn KN thực hành làm tính và giải toán về phép trừ các số trong phạm vi 1000.

- HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị: 

- Các hình vuông to, nhỏ, các hình chữ nhật trong bộ ĐD học toán.
- Bảng con.

III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ:

- 2 HS lên bảng, lớp làm bảng con: 
   Đặt tính rồi tính:                    38 - 16                  65 - 22

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

b. Các hoạt động:

* HĐ 1: Trừ các số có ba chữ số.

- GV nêu và ghi bảng nhiệm vụ tính:            635 -  214 = ? 

- HDHS thể hiện bằng đồ dùng trực quan:

GVnêu yêu cầu GV+ HS cùng thao tác: lấy các hình vuông to, nhỏ, hcn để có số 635 và 214 ( GV gắn lên bảng ).

. GV: Để thực hiện phép trừ, ta gạch bớt các đơn vị, chục, trăm ( HD cách bớt số đơn vị, chục, trăm )

- HD viết phép tính: viết số thứ nhất, xuống dòng, viết dấu trừ ở giữa, xuống dòng viết số thứ hai d​ưới số thứ nhất sao cho các chữ số trong cùng một hàng thẳng cột với nhau, kẻ vạch ngang.

- HD thực hiện phép tính: thực hiện trừ từ phải sang trái, bắt đầu từ hàng đơn vị.

- GV giúp HS tổng kết thành quy tắc:

        Đặt tính: Viết trăm dưới trăm. chục d​ưới chục, đơn vị d​ưới đơn vị.

        Tính: Trừ từ phải sang trái; đơn vị trừ đơn vị, chục trừ chục, trăm trừ trăm.

* HĐ 2: Thực hành

+ Bài 1: - HS tự chép lại các phép tính vào vở rồi làm bài. 
- HS lên bảng làm bài, chữa bài, lớp nhận xét, chốt kết quả đúng.

- GV lưu ý cho HS tr​ường hợp: trừ số có ba chữ số với số có hai chữ số, khi tới hàng trăm chỉ việc hạ chữ số hàng trăm xuống kết quả.

- Củng cố cách thực hiện phép trừ ( không nhớ ) trong phạm vi 1000.

+ Bài 2: 1 nêu yêu cầu của bài.
- 1 HS nhắc lại cách đặt tính, cách tính.
- HS tự làm bài thực hiện theo 2 bư​ớc: đặt tính và tính.

- Một số HS làm trên bảng lớp. Lớp nhận xét, chữa bài, chốt KQ đúng .

- Củng cố về KN đặt tính và thực hiện phép trừ ( không nhớ ) trong PV 1000.

+ Bài 3: - GV cùng HS phân tích mẫu.

- HS tự tính nhẩm và viết phép tính và kết quả theo mẫu.
- 2 HS lên chữa bài, nhận xét.

- Củng cố KN trừ nhẩm với các số tròn trăm.

+ Bài 4: - HS đọc, nêu yêu cầu của bài.
- GV cho HS tự phân tích, tóm tắt bài toán và trình bày bài giải.
- 1 HS lên bảng chữa bài, lớp nhận xét, chốt kết quả đúng.

- Củng cố KN trình bày giải bài toán về ít hơn. 
3. Củng cố, dặn dò:

- HS nêu lại quy tắc về cách thực hiện phép trừ các số trong phạm vi 1000.

- GV nhận xét tiết học, tuyên d​​​​​ư¬ng những HS tích cực học tập. Dặn HS ghi nhí quy tắc về cách thực hiện phép trừ các số trong phạm vi 1000.

  
                                                                                 Ngày soạn: 04 - 4 - 2018
                                                                                              Ngày dạy:  Thứ t​ư ngày 11 - 4 - 2018
                  Buổi sáng:
                                          Tiết 1:                       Tập đọc                               
Cây và hoa bên Lăng bác
I. Mục đích yêu cầu:

- HS đọc rành mạch toàn bài, biết ngắt nghỉ hơi đúng ở các câu văn dài. 
- Hiểu các từ ngữ đư​ợc chú giải trong bài. Hiểu đ​ược nội dung bài: Cây và hoa đẹp nhất khắp miền đất nước tụ hội bên lăng Bác, thể hiện niềm tôn kính thiêng liêng của toàn dân đối với Bác.

- GDHS lòng tôn kính và biết ơn Bác Hồ.
II. chuẩn bị:    

- Tranh minh họa bài đọc trong SGK. Bảng phụ để HDHS luyện đọc.
- Tranh, ảnh về Quảng Trường Ba Đình, nhà sàn, các loài cây, hoa xung quanh lăng Bác. 

III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: 

- 3 HS tiếp nối nhau đọc bài  Chiếc rễ đa tròn  + TL các CH: 1, 2, 3, 4 về ND bài.

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: 

- GV giới thiệu: Lăng Bác là một cảnh đẹp nổi tiếng, là nơi Bác Hồ yên nghỉ. Các loài cây và hoa khắp mọi miền đất nước về đây tô hội tạo cho lăng Bác một vẻ đẹp độc đáo.

- HS quan sát ảnh lăng Bác trong SGK, GV giới thiệu thêm ảnh về các loài hoa bên lăng Bác.

b. Các hoạt động:          

* HĐ 1: Luyện đọc.
- GV đọc mẫu toàn bài, giọng đọc trang trọng, thể hiện niềm tôn kính của toàn dân tộc đối với Bác; Nhấn giọng ở các từ ngữ: uy nghi, gần gũi, khắp miền, đâm chồi, tỏa ngát, khỏe khoắn, reo vui, tỏa hương ngào ngạt, tôn kính thiêng liêng.

- 2 HS đọc lại bài. Lớp đọc thầm.
- HS tiếp nối nhau đọc từng câu trong bài, GV kết hợp HD đọc các từ khó: lăng Bác, lịch sử, nở lứa đầu, tượng trưng, ... 
- HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn trong bài - GV chia bài làm 4 đoạn: ( mỗi lần xuống dòng xem là một đoạn ).
- GV dùng bảng phụ HDHS luyện đọc một số câu dài:

        Cây và hoa khắp miền đất nước về đây tụ hội, / đâm chồi, / phô sắc, / tỏa ngát hương thơm. //
       . Trên bậc tam cấp, / hoa dạ hương chưa đơm bông, / nhưng hoa nhài trắng mịn, / hoa mộc, / hoa ngâu kết chùm / đang tỏa hương ngào ngạt. //

       . Cây và hoa của non sông gấm vóc / đang dâng niềm tôn kính thiêng liêng / theo đoàn người vào lăng viếng Bác. //
- GV giúp HS hiểu nghĩa của các từ được chú giải ( SGK - T.111 ): uy nghi, hội tụ, tam cấp, 
tôn kính, non sông gấm vóc.

 GV giải nghĩa thêm: phô: ( khoe ); vạn tuế ( tên giống cây cảnh có lá hình lông chim ); dầu nước ( tên loài cây gỗ to cho dầu dùng để pha sơn ); hoa ban ( tên một loài hoa màu trắng ở vùng núi Tây Bắc); sứ đỏ ( tên một loài hoa đại màu đỏ có nhiều ở miền Nam ); dạ hương 
( dạ lan hương - loài hoa nở và tỏa hương thơm vào ban đêm - trong câu chuyện Sự tích hoa dạ lan hương ) + kết hợp cho HS quan sát tranh, ảnh về các loài hoa.   
- HS thi đọc giữa các nhóm ( đọc cá nhân - từng đoạn, cả bài ).
- Cả lớp và GV nhận xét, bình chọn nhóm, cá nhân đọc tốt.
* HĐ 2: HD tìm hiểu bài.

GV hư​​ớng dẫn HS đọc thầm toàn bài + trả lời các câu hỏi trong SGK - T.112
+ Câu 1: Kể tên những loài cây được trồng phía trước lăng Bác ( Phía trước lăng Bác được trồng các cây như: vạn tuế, dầu nước, hoa ban ). 
+ Câu 2: Kể tên những loài hoa nổi tiếng ở khắp miền đất nước được trồng quanh lăng Bác.  ( Những loài hoa nổi tiếng ở khắp miền đất nước được trồng quanh lăng Bác như hoa ban, hoa đào Sơn La, hoa sứ đỏ Nam Bộ, hoa dạ hương, hoa nhài, hoa mộc, hoa ngâu ).

- GV hỏi thêm: Tìm những từ ngữ, hình ảnh cho thấy cây và hoa luôn cố gắng làm đẹp cho lăng Bác. ( Những từ ngữ, hình ảnh đó là: tụ hội, đâm chồi, phô sắc, tỏa ngát hương thơm ). 

+ Câu 3: Câu văn nào cho thấy cây và hoa cũng mang tình cảm của con người đối với Bác ? ( Câu văn " Cây và hoa của non sông gấm vóc đang dâng niềm tôn kính thiêng liêng theo đoàn người vào lăng viếng Bác " cho thấy cây và hoa cũng mang tình cảm của con người đối với Bác ).

* HĐ 3: Luyện đọc lại.
- GV tổ chức cho HS thi đọc lại bài. 

( GVHD HS đọc bài với giọng trang trọng, nhấn giọng những từ ngữ gợi tả, gợi cảm, thể hiện tình cảm tôn kính với Bác Hồ ).

- Lớp nhận xét, tuyên dương những HS đọc tốt.

3. Củng cố, dặn dò:
- GV nêu câu hỏi giúp HS củng cố ND bài: + Cây và hoa bên lăng Bác thể hiện tình cảm của nhân dân ta với Bác như thế nào ? ( Cây và hoa từ khắp miền về tô hội thể hiện tình cảm kính yêu của toàn dân ta từ Bắc chí Nam đối với Bác ).
+ Cây và hoa bên lăng Bác tượng trưng cho ai ? ( Cây và hoa bên Lăng Bác tượng trưng cho nhân dân Việt Nam luôn tỏ lòng tôn kính với Bác ).
- GV nhận xét tiết học; Dặn HS đọc lại bài và chuẩn bị bài sau.


                                   Tiết 2:                              Tập viết                           
                                                     Chữ hoa N ( kiểu 2 )
I. Mục đích yêu cầu:

- Biết viết chữ hoa N ( kiểu 2 ), viết chữ ứng dụng của bài theo cỡ vừa và nhỏ. Biết viết câu dụng của bài theo cỡ nhỏ, chữ viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy định.

- Rèn KN viết chữ hoa N ( kiểu 2 ).

- HS có ý thức rèn viết chữ đẹp.

II. chuẩn bị:    

- Mẫu chữ  N ( kiểu 2)  viết hoa, phấn màu.

- Bảng phụ viết sẵn mẫu cỡ chữ nhỏ trên dòng kẻ li: Người; Người ta là hoa đất.

- Bảng con, phấn, bút chì, Vở Tập viết - tập 2.

III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: 

- GV KT vở HS viết bài ở nhà. Cả lớp viết chữ cái hoa M ( kiểu 2 ) đã học ở bảng con.

- 1 HS nhắc lại câu ứng dụng Mắt sáng như sao. Cả lớp viết bảng con chữ: Mắt.
2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
b. Các hoạt động:          

* HĐ 1: HD viết chữ hoa N ( kiểu 2 ).
- GV cho HS quan sát chữ mẫu.

- HS nêu nhận xét về cấu tạo chữ N ( kiểu 2 ):
 Chữ N hoa ( kiểu 2 ) gồm 2 nét: giống nét 1 và nét 3 của chữ M ( kiểu 2 ).
- GV chỉ dẫn cách viết trên bìa chữ mẫu.

- GV viết mẫu chữ N hoa ( kiểu 2 ) lên bảng + kết hợp nhắc lại cách viết để HS theo dõi.

- HS luyện viết chữ N ( kiểu 2 ) trên bảng con. GV nhận xét, uốn nắn.

* HĐ 2: HD viết chữ và câu ứng dụng.
- GV viết mẫu câu ứng dụng: Người ta là hoa đất.

- HS đọc câu ứng dụng và nêu cách hiểu nghĩa của câu ứng dụng.

- GV giúp HS hiểu nghĩa câu ứng dụng: ca ngợi con người - con người là đáng quý nhất, là tinh hoa của trái đất.
- HS quan sát mẫu chữ ứng dụng , nêu nhận xét về: 

+ Độ cao của các chữ cái.

+ Cách đặt các dấu thanh.
+ Nối nét: nét cuối của chữ N chạm nét cong của chữ g.
+ Khoảng cách giữa những chữ ghi tiếng bằng khoảng cách viết chữ o.

- GV viết mẫu chữ  Người và HDHS cách viết.

- HS tập viết chữ Người ở bảng con. GV nhận xét, uốn nắn cách viết.

* HĐ 3: HS luyện viết bài vào vở Tập viết.

- GV nêu yêu cầu viết:

+ 1 dòng chữ N ( kiểu 2 ) cỡ vừa.

+ 1 dòng chữ N ( kiểu 2 ) cỡ nhỏ.

+ 1 dòng chữ Người cỡ vừa, 1 dòng chữ Người cỡ nhỏ.

+ 3 lần câu ứng dụng cỡ nhỏ:  Người ta là hoa đất.
- HS luyện viết theo yêu cầu.

- GV theo dõi, uốn nắn giúp HS viết đúng q. trình, hình dáng và ND. 

* HĐ 4: Chấm, chữa bài.

- GV thu chấm 1/ 3 số bài.

- Nêu nhận xét để cả lớp rút KN.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tiết học, khen những HS viết đẹp.

- Nhắc HS tiếp tục luyện viết chữ N ( kiểu 2).

                                Tiết 3:                            Toán
                                                T.153: luyện tập
I. Mục đích yêu cầu:

- HS  biết cách làm tính trừ ( không nhớ ) các số trong phạm vi 1000; trừ có nhớ trong phạm vi 100; Biết giải bài toán về ít hơn.

- Rèn luyện kĩ năng thực hành làm tính, giải toán có liên quan đến phép trừ; 

- HS tích cực, chủ động học tập. 

II. chuẩn bị: 

- Bảng phụ kẻ sẵn ND bài tập 3; Hình minh họa BT 5 ( SGK ).

- Bảng con.

III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ: 

- Kiểm tra kết hợp khi luyện tập.

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

b. Các hoạt động:

* HĐ 1: Ôn tập về phép trừ ( không nhớ ) trong phạm vi 1000.

- HS nêu quy tắc làm tính trừ, áp dụng đặt tính rồi tính:

               475  -  132             534  -  321                  385 - 152

( 3 HS lên bảng làm, dưới lớp làm ở bảng con - mỗi dãy thực hiện 1 phép tính ).

- HS nhận xét, chữa bài. - GV khắc sâu KT về phép trừ ( không nhớ ) trong phạm vi 1000.
* HĐ 2: Thực hành.
GV tổ chức HDHS tự làm các BT 1, 2, 3, 4, 5 ( SGK - T.159 ) rồi chữa bài.

+ Bài 1: - HS tự chép lại các phép tính rồi làm bài vào vở.

- Một số HS lên bảng làm bài. 

- Lớp nhận xét, chữa bài, chốt KQ đúng.

- GV củng cố về KN thực hiện phép trừ ( không nhớ ) trong phạm vi 1000.
+ Bài 2: - Tiến hành tương tự bài 1, HS tự làm bài rồi chữa bài.
- Củng cố KN đặt tính và tính phép trừ ( không nhớ ) trong phạm vi 1000; trừ có nhớ trong phạm vi 100.

+ Bài 3 : - HS đọc yêu cầu của bài - GV kết hợp gắn bảng phụ kẻ sẵn lên bảng.

- HS xác định số cần tìm ở mỗi ô trống.

- HS nêu cách làm:  . Cột 1: thực hiện phép trừ: lấy SBT - ST.

                                . Cột 2: thực hiện phép cộng: lấy hiệu + số trừ.

                                . Cột 4: tìm số trừ: lấy SBT - Hiệu.

- HS tự làm bài, nêu miệng KQ. Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại KQ đúng.

- Củng cố cách tính hiệu, số bị trừ, số trừ.

+ Bài 4: - 1 HS đọc, nêu tóm tắt bài toán.

- 1 HS xác định dạng toán, nêu cách giải.

- HS tự ghi tóm tắt bài toán rồi giải vào vở BT, 1 HS lên bảng trình bày.

- HS nhận xét, chữa bài.

- Củng cố KN trình bày giải bài toán về ít hơn.

3. Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét tiết học.

- Dặn HS ghi nhớ các KT đã học về phép trừ, về tìm thành phần chưa biết trong phép trừ.

                                      Tiết 4:                          đạo đức
bảo vệ loài vật có ích ( t. 2 )
I. Mục đích yêu cầu:
- HS kể được ích lợi của một số loài vật quen thuộc đối với cuộc sống con người. Nêu được những việc cần làm phù hợp với khả năng để bảo vệ loài vật có ích.

- Biết làm những việc phù hợp với khả năng để bảo vệ loài vật có ích ở nhà, ở trường và ở nơi công cộng.

- HS có KN đảm nhận trách nhiệm để bảo vệ loài vật có ích.

- GD HS biết yêu quý và bảo vệ loài vật có ích. 

II. chuẩn bị: - Các tình huống trong VBT Đạo đức 2.
- Các PP/ KT dạy học: PP thảo luận nhóm, động não.
- Vở BT Đạo đức 2.

III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ:

- HS nêu ích lợi của một số con vật đối với đời sống con người.

2. Bài mới: 

a.  Giới thiệu bài:  GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.

b. Các hoạt động: 

* HĐ 1: Thảo luận nhóm.
+ Mục tiêu: Giúp HS  biết lựa chọn cách đối xử đúng với loài vật.
+ Cách tiến hành:

- GV đưa ra tình huống và một số cách ứng xử ở BT 3 ( Vở BT đạo đức 2 - T.47 ) .

- HS thảo luận theo cặp để lựa chọn cách ứng xử.

- Đại diện các nhóm trình bày KQ thảo luận.

-> GVKL: Em nên khuyên ngăn các bạn và nếu các bạn không nghe thì mách người lớn để bảo vệ loài vật có ích.
* HĐ 2: Chơi đóng vai.
+ Mục tiêu: HS  biết cách ứng xử phù hợp, biết tham gia bảo vệ loài vật có ích.

+ Cách tiến hành:

- GV nêu tình huống ở BT 4 ( Vở BT Đạo đức 2 - T. 47 ).
- HS thảo luận nhóm để tìm cách ứng xử phù hợp và phân công đóng vai.

- Các nhóm lên thực hiện đóng vai - Lớp nhận xét.

-> GV kết luận: Trong tình huống đó, An cần khuyên ngăn các bạn không nên trèo cây, phá tổ chim vì: Nguy hiểm, dễ bị ngã, có thể bị thương; Chim non sống xa mẹ, dễ bị chết.
* HĐ 3: Tự liên hệ.
+ Mục tiêu: HS  biết chia sẻ kinh nghiệm bảo vệ loài vật có ích.
+ Cách tiến hành:

- GV nêu y/ cầu: Em đã biết bảo vệ loài vật có ích chưa ? Hãy kể một vài việc làm cụ thể.

- HS tự liên hệ.
- GV kết luận, khen những HS đã biết bảo vệ loài vật có ích.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV củng cố, khắc sâu KT bài học: Hầu hết các loài vật đều có ích cho con người. Vì thế, cần phải bảo vệ loài vật để con người được sống và phát triển trong môi trường trong lành.

+ HS liên hệ: Cần bảo vệ các loài vật có ích.

- GV nhận xét tiết học. Tuyên dương những HS biết yêu quý và bảo vệ loài vật có ích.

                                                                                 Ngày soạn:  05 - 4 - 2018
                                                                                              Ngày dạy: Thứ năm ngày  12 - 4 - 2018 
                  Buổi sáng:

                                Tiết 1:             chính tả ( nghe - viết )  

                                      Cây và hoa bên lăng bác
I. Mục đích yêu cầu:

- HS nghe - viết chính xác bài chính tả; trình bày đúng đoạn văn xuôi trong bài " Cây và hoa bên lăng Bác ". Hiểu và làm đúng BT phân biệt r / d / gi.
- Rèn kĩ năng nghe - viết đúng chính tả; KN phân biệt r / d / gi.
- HS có ý thức rèn viết đúng chính tả, trình bày bài viết sạch đẹp.
II. chuẩn bị:    

- Bảng phụ viết sẵn ND BT 2 ( a ).

- Vở BT Tiếng Việt 2 - tập 2; Bảng con.

III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: 

-  2 HS lên bảng viết, dư​ới lớp viết ở bảng con: 3 tiếng bắt đầu bằng  r / d / gi ?

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: - GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
b. Các hoạt động:          

* HĐ 1: HD HS nghe - viết chính tả.

- GVđọc bài viết chính tả 1 lần, 2 HS đọc lại.

- HS nêu ND bài viết: đoạn văn tả vẻ đẹp của những loài hoa ở khắp miền đất 
n​ước đư​ợc trồng sau lăng Bác.
- HS tìm những từ phải viết hoa trong bài, những chữ khó hay lẫn.

- HS luyện viết ở bảng con: lăng, khỏe khoắn, v​ươn lên, ngào ngạt, ..., 

- GV nhận xét, sửa sai cho HS.

- GV đọc cho HS viết bài vào vở. 

- GV chấm 1/ 3 số bài, nhận xét từng bài về các mặt: ND, chữ viết, cách trình bày.

* HĐ 2: HD làm BT chính tả.

+ BT 2 ( a ): -  HS đọc yêu cầu của bài. Cả lớp đọc thầm, tự tìm các từ theo yêu cầu và viết vào bảng con. Một HS lên bảng viết. 

- Cả lớp và GV nhận xét, thống nhất lời giải đúng: dầu - giấu - rụng.
3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tiết học. Khen những HS viết bài và làm bài tốt. 

- Nhắc HS viết lại cho đúng những chữ viết sai trong bài chính tả.

                                       Tiết 2:                  luyện từ và câu 

                                  Từ ngữ về bác hồ. Dấu chấm, dấu phẩy
I. Mục đích yêu cầu:

- Mở rộng vốn từ: TN về Bác Hồ; Tiếp tục luyện tập về cách dùng dấu chấm, dấu phẩy.
- HS chọn được những TN cho trước để điền đúng vào đoạn văn; Tìm được một vài TN ca ngợi Bác Hồ; Điền đúng dấu chấm, dấu phẩy vào đoạn văn có ô trống.
- HS tích cực, chủ động học tập. 

II. chuẩn bị:    

- Bảng phụ viết ND các đoạn văn ở BT 1, 3 ( SGK ).

- Vở BT Tiếng Việt 2 - tập 2.

III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: 

- HS nêu một số TN nói về tình cảm của Bác Hồ đối với thiếu nhi và tình cảm của thiếu nhi đối với Bác Hồ.

- 2 HS lên bảng, 1 HS đặt 1 câu nói về tình cảm của Bác Hồ đối với thiếu nhi, 1 HS đặt 1 câu nói về tình cảm của thiếu nhi đối với Bác Hồ.

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:  GV giới thiệu MĐ, yêu cầu của tiết học. 
b. Các hoạt động:          

* HĐ 1: Luyện tập, mở rộng vốn từ ngữ về Bác Hồ.

. GV tổ chức, HDHS làm BT 1, 2 ( SGK - 112 ).

+ Bài 1: - HS đọc yêu cầu của bài, đọc cả đoạn văn. 

- GV gắn bảng phụ ghi sẵn đoạn văn lên bảng và nhắc HS đọc kĩ đoạn văn.

- HS nêu nhận xét về ND đoạn văn: viết về cách sống giản dị của Bác Hồ.
- HS tự suy nghĩ rồi làm bài: chọn TN thích hợp để điền đúng vào từng chỗ trống.

- Cả lớp làm bài vào vở BT. 1 HS lên bảng điền.

- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng. 

Thứ tự các từ cần điền: đạm bạc, tinh khiết, nhà sàn, râm bụt, tự tay.

. GV khắc sâu những TN nói về cách sống giản dị của Bác Hồ.
+ Bài 2: - 1 HS đọc yêu cầu của bài. 
- GV gợi ý HS: có thể tìm những TN ca ngợi Bác trong các bài thơ, bài hát, các câu chuyện kể về những phẩm chất cao đẹp của Bác mà em đã nghe, đã đọc.

- HS suy nghĩ, trao đổi theo cặp rồi tự làm bài vào vở BT.

- Một số HS tiếp nối nhau đọc các từ tìm được.

- Cả lớp và GV nhận xét, GV ghi nhanh các từ ngữ đúng lên bảng: sáng suốt, tài ba, đức độ, yêu nước, thương dân, thương giống nòi, khiêm tốn, bình dị giản dị, ...

. GV khắc sâu những TN ca ngợi về phẩm chất cao đẹp của Bác Hồ.
* HĐ 2: Luyện tập về dấu chấm, dấu phẩy.

. GV tổ chức, HDHS làm BT 3 ( SGK - 112 ).

- GV tổ chức cho HS làm bài tương tự như bài 1.

. Củng cố cho HS về cách dùng dấu chấm, dấu phẩy.

3. Củng cố, dặn dò:

- HS nhắc lại ND tiết học, GV củng cố vốn TN về Bác Hồ; Cách dùng dấu chấm, dấu phẩy.
- GV nhận xét tiết học, khen những HS  học tốt, có cố gắng. 
      
                                         Tiết 3:                         Toán
T.154: luyện tập chung
I. Mục đích yêu cầu:

- HS  biết làm tính cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100; làm tính cộng, trừ ( không nhớ ) các số có đến 3 chữ số; Biết cộng, trừ nhẩm các số tròn trăm. 

- Rèn luyện KN thực hành làm tính cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100; cộng, trừ ( không nhớ ) các số có đến 3 chữ số; KN tính nhẩm.

- HS tích cực, chủ động học tập. 

II. chuẩn bị: 

- Hình minh họa BT 5 ( SGK ).

III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ: 

- Kiểm tra kết hợp khi luyện tập.

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

b. Các hoạt động:

* HĐ 1: Thực hành.
GV tổ chức HDHS tự làm các BT 1, 2, 3, 4, 5 ( SGK - T.160, 161 ) rồi chữa bài.

+ Bài 1: - HS tự chép lại các phép tính 1, 3, 4 rồi làm bài vào vở.
- Một số HS lên bảng làm bài. Lớp nhận xét, chữa bài, chốt KQ đúng.

- GV củng cố về KN thực hiện phép cộng ( có nhớ ) các số có 2 chữ số.
+ Bài 2: - HS tự chép lại các phép tính 1, 2,  3 rồi làm bài vào vở.
- Một số HS lên bảng làm bài. Lớp nhận xét, chữa bài, chốt KQ đúng.

- GV củng cố về KN thực hiện phép trừ ( có nhớ ) các số có 2 chữ số.
+ Bài 3:
- HS nêu yêu cầu của bài, tự tính nhẩm rồi viết phép tính và KQ tính vào vở.
- Củng cố KN cộng, trừ nhẩm các số tròn trăm.

+ Bài 4: - HS đọc, nêu yêu cầu của bài.
- GV yêu cầu HS nhắc lại các bước làm tính cộng, trừ.

- HS tự đặt tính rồi tính KQ vào vở BT, Một số HS lên bảng trình bày.

- HS nhận xét, chữa bài.

- Củng cố KN đặt tính và tính các phép tính cộng, trừ ( không nhớ ) trong phạm vi 1000.

3. Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét tiết học. Tuyên dương những HS tích cực học tập.

- Dặn HS ghi nhớ các KT đã học về phép cộng, phép trừ.
                             Tiết 4                      tự nhiên và xã hội
                                                                           Mặt trời
I. Mục đích yêu cầu:

- HS biết khái quát về hình dạng, đặc điểm và vai trò của Mặt Trời đối với sự sống trên Trái Đất.

- HS nêu được hình dạng, đặc điểm và vai trò của Mặt Trời đối với sự sống trên Trái Đất.

- HS có ý thức đi nắng đội mũ nón, không nhìn trực tiếp vào Mặt Trời.

II. chuẩn bị:

- Tranh SGK. 

- HS: giấy vẽ, bút chì, ...

III. Các hoạt động dạy học: 

1. Kiểm tra bài cũ: - HS nêu tên một số cây, con vật sống trên cạn, dưới nước.

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: - GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.

b. Các hoạt động:

* HĐ 1: Vẽ và giới thiệu tranh vẽ về Mặt Trời.
+ Mục tiêu: HS nắm đ​ược khái quát về hình dạng, đặc điểm của Mặt Trời.
+ Cách tiến hành:
- B​ước 1: HS vẽ Mặt Trời ( có thể chỉ vẽ riêng Mặt Trời hoặc vẽ Mặt Trời cùng với cảnh vật xung quanh ).

- Bư​ớc 2: HS giới thiệu tranh vẽ của mình, GV yêu cầu các em nói những điều các em biết về Mặt Trời:

. Tại sao em lại vẽ Mặt trời như vậy ?

. Theo các em, Mặt Trời có hình gì ?

. Tại sao em lại dùng màu đỏ hay màu vàng để tô màu của Mặt Trời ? ...

- HS quan sát các hình vẽ và đọc các lời ghi chú trong SGK để nói về Mặt Trời.

- HS liên hệ thực tế:

. Tại sao khi đi nắng các em cần phải đội mũ nón hay che « ?

. Tại sao chúng ta không bao giờ được quan sát Mặt Trời trực tiếp bằng mắt ?
- GVKL: Mặt Trời tròn, giống như một " quả bóng lửa " khổng lồ, chiếu sáng và sưởi ấm Trái Đất. Mặt Trời ở rất xa Trái Đất.
* HĐ 2:  Thảo luận: Tại sao chúng ta cần Mặt Trời ?

+ Mục tiêu:  HS biết vai trò của Mặt Trời đối với sự sống trên Trái Đất.
+ Cách tiến hành:
- GV nêu câu hỏi: Hãy nói về vai trò của Mặt Trời đối với mọi vật trên Trái Đất ?

- HS trả lời, GV giúp HS nêu bật được: người, động vật, thực vật đều cần đến Mặt Trời.

- GV ghi bảng các ý TL của HS.

- GV giúp HS tưởng tượng được nếu không có Mặt Trời chiếu sáng và tỏa nhiệt, Trái Đất của chúng ta sẽ chỉ có đêm tối lạnh lẽo và không có sự sống: người, vật, cây cỏ sẽ chết.
3. Củng cố, dặn dò:

- HS nêu những hiểu biết về Mặt Trời: . Em biết gì về Mặt Trời ? 
. Nếu không có Mặt Trời thì  Trái Đất sẽ ra sao ?

- GV nhận xét tiết học, tuyên d​ương HS tích cực học tập. Nhắc HS: khi đi nắng cần phải đội mũ nón, không nhìn trực tiếp vào Mặt Trời.


                                                                              Ngày soạn: 06 - 4 - 2018
                                                                                           Ngày dạy: Thứ sáu ngày  13 - 4 - 2018 
               Buổi sáng:

                                          Tiết 1:                  Tập làm văn  
                                đáp lời khen ngợi. Tả ngắn về bác hồ
I. Mục đích yêu cầu:

- HS biết đáp lại được lời khen ngợi theo tình huống cho trước. Quan sát ảnh Bác Hồ, trả lời được các câu hỏi về ảnh Bác. Viết được một vài câu ngắn về ảnh Bác Hồ.
- Rèn kĩ năng đáp lời khen ngợi; KN nói, viết tả ngắn về Bác Hồ.
- Các KNS được GD trong bài: KN giao tiếp ( ứng xử văn hoá ) và KN tự nhận thức.
- HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị:

- Bảng phụ viết các tình huống ở BT 1 và các câu hỏi ở BT 2; ảnh Bác Hồ.

- Các PP/ KT dạy học: PP hoàn tất một nhiệm vụ ( thực hành đáp lời khen theo t/ huống ).
- Vở bài tập Tiếng Việt 2, tập 2.

III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ: 

HS kể lại câu chuyện Qua suối và trả lời câu hỏi: Câu chuyện nói lên điều gì về Bác Hồ ?
2. Bài mới: 

a. Giới thiệu bài: - GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
b. Các hoạt động: 

* HĐ 1: Luyện nói đáp lời khen ngợi.

. GV tổ chức, HDHS làm bài tập 1 ( SGK ).

- 1 HS đọc yêu cầu của bài. HS cả lớp đọc thầm.

- GV giúp HS hiểu rõ yêu cầu.

- 1 cặp HS đóng vai làm mẫu, GV nhắc HS nói lời đáp kèm thái độ phù hợp - vui vẻ, phấn khởi, nhưng khiêm tốn; tránh tỏ ra kiêu căng, hợm hĩnh.

- Từng cặp HS nối tiếp nhau thực hành theo yêu cầu bài tập. 
- GV cùng HS n xét, bình chọn cá nhân, nhóm thực hành đóng vai hay nhất, tự nhiên nhất.
. Củng cố, khắc sâu cách đáp lời khen ngợi.
* HĐ 2: Luyện tập tả ngắn về Bác Hồ.

. GV tổ chức, HDHS làm bài tập 2, 3 ( SGK ).

+ Bài 2: - HS đọc yêu cầu của bài.

- GV cho HS ngắm ảnh Bác Hồ trên bảng lớp, sau đó trao đổi theo cặp.
- HS làm miệng, TL lần lượt các CH theo yêu cầu. 

- GV cùng học sinh nhận xét, bình chọn những câu TL đúng và hay.

- GV khuyến khích HS mở rộng câu trả lời.

+ Bài 3: - HS đọc yêu cầu. 
- GV nhắc HS  chú ý: khác với BT 2 ( yêu cầu TL 3 câu hỏi ), BT 3 yêu cầu viết 1 đoạn văn 
( từ 3 đến 5 câu ) về ảnh Bác dựa vào những câu TL ở BT 2. Trong một đoạn văn, các câu phải liên kết với nhau, không đứng riêng rẽ, tách bạch như khi TL từng câu hỏi.

- HS viết bài vào vở BT.

- Nhiều HS tiếp nối nhau đọc bài viết. Cả lớp và GV nhận xét.

- GV chấm một số bài làm tốt.

- HS đổi chéo vở để giúp nhau chữa lỗi về từ, câu, chính tả ( nếu có ).

. Củng cố KN tả ngắn về Bác Hồ.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tiết học, tuyên dư​ơng HS tích cực học tập.
- Nhắc HS nhớ thực hành đáp lại những lời cha mẹ, người lớn hay bạn bè khen các em.
                                        Tiết 2:                        Toán    
T.155: ôn tập phép cộng, phép trừ ( không nhớ )

trong phạm vi 1000.
I. Mục đích yêu cầu:

- HS biết cách làm tính cộng, trừ ( không nhớ ) các số trong phạm vi 1000; Biết giải bài toán liên quan đến phép cộng, phép trừ ( không nhớ ) trong phạm vi 1000.

- Rèn KN thực hiện các phép cộng, phép trừ ( không nhớ ) trong phạm vi 1000 và giải bài toán bằng phép cộng, phép trừ.

-  HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị: 

- Nội dung một số bài tập liên quan.

III. Các hoạt động dạy học:

* HĐ 1: Ôn tập về phép cộng ( không nhớ ) trong phạm vi 1000.

- HS  nhắc lại các bước thực hiện phép cộng các số có 3 chữ số.

- HS vận dụng đặt tính rồi tính:

               145  +  432             534  +  321                  476 + 302
( 3 HS lên bảng làm, dưới lớp làm ở bảng con - mỗi dãy thực hiện 1 phép tính ).

- HS nhận xét, chữa bài. 

- GV khắc sâu KT về phép cộng ( không nhớ ) trong phạm vi 1000.
* HĐ 2: Ôn tập về phép trừ ( không nhớ ) trong phạm vi 1000.

- Các bước thực hiện tương tự HĐ 1.

- HS vận dụng đặt tính rồi tính:

               475  -  132             534  -  321                  687 - 435

- GV khắc sâu KT về phép trừ ( không nhớ ) trong phạm vi 1000.
* HĐ 3: Thực hành luyện tập.

- GV tổ chức, HDHS làm các bài tập sau:

+ Bài 1: Đặt tính rồi tính:

      436  +  213                  514  +  160                 235  +  142
                 375  -  142                    638  -  216                  591  -  460
- HS tự đặt tính rồi tính KQ vào vở; Một số HS lên bảng làm bài.

- HS nhận xét, chữa bài.

- Củng cố KN đặt tính và tính trường hợp phép trừ ( không nhớ ) trong phạm vi 1000.

+ Bài 2: Một cửa hàng buổi sáng bán được 215 kg gạo, buổi chiều bán được 153 kg gạo. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu kg gạo ?

- 1 HS đọc, nêu tóm tắt bài toán.

- 1 HS xác định dạng toán, nêu cách giải.

- HS tự ghi tóm tắt và trình bày lời giải bài toán vào vở, 1 HS lên bảng trình bày.

- HS nhận xét, chữa bài.

- Củng cố KN giải bài toán liên quan đến phép cộng ( không nhớ ) trong phạm vi 1000.

+ Bài 3: Mảnh vải xanh dài 648 cm, mảnh vải hoa ngắn hơn mảnh vải xanh 125 cm. Hỏi mảnh vải hoa dài bao nhiêu cm ? 

- Các bước thực hiện tương tự bài 2.

- HS tự làm bài rồi chữa bài.

- Củng cố KN giải bài toán liên quan đến phép trừ ( không nhớ ) trong phạm vi 1000.

+ Bài 4:       Tìm x:   
                                     x  +  132  =  598 -  234 
- GVHDHS p/ tích, xác định thành phần cần tìm trong phép tính ( Tìm số hạng chưa biết ), xác định tổng ( hiệu của 598 và 234 ) -> Tính hiệu để tìm tổng -> đưa về dạng cơ bản.

- HS vận dụng cách tìm số hạng chưa biết đã học để làm bài rồi chữa bài.

- Củng cố KN tìm thành phần chưa biết trong phép cộng.

* HĐ 4: Củng cố, dặn dò.

- GV củng cố, khắc sâu KT về phép cộng, phép trừ ( không nhớ ) trong phạm vi 1000.

- GV nhận xét tiết học. Dặn HS ghi nhớ KT về phép cộng, phép trừ.


                                 Tiết 3:                               Sinh hoạt
                                                           sinh hoạt lớp
I. Mục đích yêu cầu:
- HS thấy được các ưu nhược điểm, khuyết điểm của bản thân, bạn , lớp về các  HĐGD trong tuần. Nắm được các HĐ của tuần tới, HS biết cách tổ chức buổi sinh hoạt văn nghệ.
- HS có kĩ năng điều hành, diễn đạt, trao đổi ý kiến, kĩ năng tự nhận xét, ứng xử, giải quyết các tình huống trong tiết học.
- HS có ý thức, phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, học tập tốt; quan tâm đến bạn bè, tự tin, yêu trường lớp.
II. chuẩn bị

- CT, PCT, trưởng các ban chuẩn bị ND nhận xét, đánh giá.

- HS chuẩn bị các tiết mục văn nghệ.

III. Tiến trình: 
1. Trưởng Ban ngoại giao giới thiệu và điều hành.

2. Ban văn nghệ điều hành, mời Chủ tịch Hội đồngtự quản lên điều hành.

3. Chủ tịch Hội đồng tự quản điều hành.

a) Chủ tịch Hội đồng thông qua NDCT buổi sinh hoạt.

+ Lần lượt các ban nhận xét về các HĐ trong tuần và đề ra phương hướng cho tuần sau.

+ Hai phó chủ tịch hội đồng tự quản nhận xét.
+ Chủ tịch hội đồng tự quản nhận xét chung.
+ GV nhận xét, kết luận đề ra phương hướng cho tuần sau.
b) Chủ tịch lần lượt mời các ban lên nhận xét.

+ Các thành viên trong tổ bổ sung.
+ Chủ tịch mời các bạn mắc khuyết điểm, nêu hướng sửa chữa.
- Hai phó chủ tịch nêu nhận xét về các hoạt động do mình phụ trách.

- Chủ tịch nhận xét.

- Lớp bình bầu cá nhân, nhóm, ban xuất sắc.

c) Chủ tịch mời GVCN nhận xét đánh giá chung và nêu phương hướng tuần tới.
4. GVCN nhận xét, đánh giá về ưu, nhược điểm của lớp trong tuần.

* Ưu điểm:……………………………………………………………………………………..
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
* Hạn chế:……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

5. Phương hướng tuần tới.

- Tiếp tục thực hiện tốt chủ điểm của tháng 4: Mừng non sông thống nhất.
- Tiếp tục củng cố và duy trì các nề nếp theo quy định, khắc phục những hạn chế tồn tại.

- Duy trì tốt nề nếp tự quản; nề nếp học tập trên lớp. 

- Tiếp tục thực hiện phong trào rèn viết chữ đẹp, giữ vở sạch; thực hiện tốt phong trào thi đua học tập giữa các tổ.

- Thực hiện tốt nhiệm vụ lao động được phân công.

+ Các nhóm thảo luận và đề xuất công việc thực hiện trong tuần tiếp theo.
+ Chủ tịch cùng phó chủ tịch cùng GV hội ý thống nhất các đề xuất trên.

+ Chủ tịch giao nhiệm vụ cho các ban.

6. Sinh hoạt văn nghệ.

       GIÁO DỤC  ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG
                                         BÀI 9: CON NGỰA BIẾT NGHE LỜI

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Cảm nhận được vẻ đẹp của Bác Hồ khi Người dành tình cảm, sự yêu thương của mình đối với cả những con vật xung quanh. Nhờ vậy, con vật đã trở nên ngoan ngoãn và hiểu được điều Người muốn nói.

- Thực hành, ứng dụng được những việc làm liên quan đến tình yêu động vật.
- GDHS tình cảm yêu thương các con vật. 

II. CHUẨN BỊ :
- Sách: Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho HS lớp 2.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Kiểm tra bài cũ:  - GV nêu câu hỏi, học sinh trả lời:
 - Khi sửa xe xong, tiếp tục lên đường, Bác đã khuyên người lái xe điều gì ?        

- GV nhận xét.

2. Bài mới:               

a. Giới thiệu bài:

b. Các hoạt động:

* HĐ 1 : Đọc hiểu.

- 2 HS đọc câu chuyện: Con ngựa biết nghe lời.

+ HĐ cá nhân: 

- HS làm bài trả lời các câu hỏi sau:

  1. Con ngựa của Bác ngày ở chiến khu tên là gì ?

  2. Con ngựa của Bác có hình dáng, độ nhanh nhẹn và trí khôn thế nào?

  3. Mặc dù thế, tật xấu của con ngựa đó thế nào ?

  4. Bác đã làm gì để khiến nó trở nên ngoan ngoãn, biết nghe theo sự điều khiển của Bác  khi Bác cưỡi nó ?
- Gọi 1 số HS trình bày, nhận xét, GV chốt kiến thức sau mỗi câu trả lời.

+ HĐ nhóm:

- HS thảo luận nhóm các câu hỏi sau:

  5. Theo em, vì sao con ngựa đã biết làm theo sự điều khiển của Bác Hồ ?

  6. Bài học mà em rút ra được từ câu chuyện này là gì ?

- Đại diện 1 số nhóm trình bày. 
- Cả lớp + GV nhận xét, chốt ý đúng.

* HĐ 2 : Thực hành- Ứng dụng.

+ HĐ cá nhân: 

- HS trả lời các câu hỏi sau:

  1. Theo em, các con vật có cảm nhận được khi con người yêu mến hay ghét bỏ chúng không ?

  2. Theo em, các con vật có hiểu được tiếng người không ?

  3. Gia đình em nuôi những con vật gì ? Em hãy kể những việc em làm thể hiện sự yêu mến của mình đối với những con vật đó ? 

4. Em hãy kể một câu chuyện về một lần nào đó em đã khiến con vật nào đó ( một con cún, mèo, con bò, con trâu,…) hiểu và nghe theo sự điều khiển của mình. Qua câu chuyện đó, em rút ra được bài học gì khi đối xử với các con vật xung quanh ta.

- Gọi 1 số HS trình bày, nhận xét.GV chốt kiến thức sau mỗi câu trả lời.

+ HĐ nhóm:

- HS thảo luận nhóm các câu hỏi sau:

 5. Hãy chia sẻ những câu chuyện yêu thương vật nuôi của bản thân với các bạn trong nhóm.

- Đại diện 1số nhóm trình bày. 
- Cả lớp + GV nhận xét, chốt ý đúng.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhấn mạnh nội dung bài: Cảm nhận được tình yêu của Bác Hồ dành cho những con vật xung quanh.

- GV nhận xét tiết học. Dặn HS thực hiện tốt theo bài học, yêu quý và chăm sóc những con vật nuôi trong nhà.

  
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                                           Tiết 2:                          Toán (*)
ÔN LUYỆN PHÉP CỘNG CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 
- HS biết cách làm tính cộng ( không nhớ ) các số trong phạm vi 1000, cộng có nhớ trong phạm vi 100; Biết giải bài toán về nhiều hơn; biết tính chu vi hình tam giác.

- Rèn luyện KN tính cộng ( không nhớ ) các số có 3 chữ số trong phạm vi 1000, cộng có nhớ trong phạm vi 100 và giải bài toán bằng phép tính cộng.

- HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị: 

- Vở BT Toán in.
III. Các hoạt động dạy học:

* HĐ 1: Ôn tập về phép cộng ( không nhớ ) trong phạm vi 1000.

- HS nhắc lại các bước thực hiện phép cộng các số có 3 chữ số.

- HS vận dụng đặt tính rồi tính:

               325  +  212             435  +  321                  712 + 236

( 3 HS lên bảng làm, dưới lớp làm ở bảng con - mỗi dãy thực hiện 1 phép tính ).

- HS n.xét, chữa bài. 

- GV khắc sâu KT về phép cộng ( không nhớ ) trong phạm vi 1000.
* HĐ 2: Thực hành.
GV tổ chức HDHS tự làm các BT 1, 2, 3, 4 ( Vở BT Toán in – T.74, 75 ) rồi chữa bài.

+ Bài 1: - HS tự làm bài vào vở.

- Một số HS lên bảng làm bài. Lớp nhận xét, chữa bài, chốt KQ đúng.

- GV củng cố về KN thực hiện phép cộng ( không nhớ ) trong phạm vi 1000.
+ Bài 2: - Tiến hành tương tự bài 1.

- HS tự làm bài rồi chữa bài.
- Củng cố KN đặt tính và tính phép cộng ( không nhớ ) trong phạm vi 1000, cộng có nhớ trong phạm vi 1000.

+ Bài 3: - HS đọc, nêu tóm tắt bài toán.

- HS xác định dạng toán, nêu cách giải.

- HS tự ghi tóm tắt bài toán rồi giải vào vở BT, 1 HS lên bảng trình bày.

- HS nhận xét, chữa bài.

- Củng cố KN trình bày giải bài toán về nhiều hơn.

+ Bài 4: HS nêu yêu cầu của bài, GV kết hợp vẽ hình lên bảng.

- HS đọc số đo độ dài từng cạnh của hình tam giác.

- GV yêu cầu HS nhắc lại cách tính chu vi của hình tam giác.

- HS tự làm bài rồi chữa bài.

- Củng cố cho HS về cách tính chu vi của hình tam giác.

* HĐ 3: Củng cố, dặn dò.
- GV nhận xét tiết học.

- Dặn HS ghi nhớ các KT đã học về phép cộng, về tính chu vi hình tam giác và giải toán.


                                 Tiết 3:                               thủ công  
Làm con bướm ( T. 1 )

I. Mục đích yêu cầu:

- HS biết cách làm con bướm bằng giấy.

- HS làm đ​ược con bướm bằng giấy. Con bướm tương đối cân đối. Các nếp gấp tương đối phẳng, đều.

- HS có hứng thú, thích làm đồ chơi, yêu thích SP do mình làm ra.

II. chuẩn bị:

- GV: Mẫu con bướm gấp bằng giấy; Quy trình làm con bướm bằng giấy có hình minh hoạ cho từng bư​ớc gấp.

- HS: giấy thủ công hoặc giấy màu, giấy trắng; kéo, hồ dán.

III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ:   - GV kiểm tra sự CB của HS.
2. Bài mới: 

a. Giới thiệu bài:  GV giới thiệu MĐ, yêu cầu của tiết học.
b. Các hoạt động: 

* HĐ 1: GVHDHS quan sát và nhận xét.

- GV giới thiệu con bướm mẫu gấp bằng giấy và đặt các CH định hướng cho HS quan sát: 

+ Con bướm được làm bằng gì ? + Có những bộ phận nào ? 

- GV gỡ 2 cánh bướm trở về tờ giấy hình vuông và yêu cầu HS nêu nhận xét về cách gấp cánh bướm ( nếp gấp cách đều ).

* HĐ 2: HD cách gấp con bướm.

- GVHDHS gấp con bướm theo các bước ( SGV - T. 250, 251 ):

+ B​ước 1: Cắt giấy .
+ Bư​ớc 2: Gấp cánh bướm.

+ B​ước 3: Buộc thân bướm.

+ B​ước 4: Làm râu bướm.

- HS cắt giấy và tập gấp cánh bướm; GV bao quát, HD thêm.

3. Củng cố, dặn dò:
- HS nhắc lại quy trình gấp con bướm.

- GV nhận xét tiết học, Nhắc HS CB tiết sau: Thực hành làm con bướm.


                      Buổi chiều:
                                         Tiết 1 :                             Toán (*)
                     LUYỆN TẬP: phép trừ ( không nhớ ) trong phạm vi 1000
I. Mục đích yêu cầu:

- HS  biết cách làm tính trừ ( không nhớ ) các số trong phạm vi 1000; trừ có nhớ trong phạm vi 100; Biết giải bài toán về ít hơn.

- Rèn luyện kĩ năng thực hành làm tính, giải toán có liên quan đến phép trừ; 

- HS tích cực, chủ động học tập. 

II. chuẩn bị: 

- Vở BT Toán in
III. Các hoạt động dạy học:

* HĐ 1: Ôn tập về phép trừ ( không nhớ ) trong phạm vi 1000.

- HS nêu quy tắc làm tính trừ, áp dụng đặt tính rồi tính:

               457  -  235             684  -  241                  386 - 145

( 3 HS lên bảng làm, dưới lớp làm ở bảng con - mỗi dãy thực hiện 1 phép tính ).

- HS nhận xét, chữa bài. - GV khắc sâu KT về phép trừ ( không nhớ ) trong phạm vi 1000.

* HĐ 2: Thực hành.
GV tổ chức HDHS tự làm các BT 1, 2, 3, 4 ( Vở Bt Toán in – trang 77 ) rồi chữa bài.

+ Bài 1: - HS tự chép lại các phép tính rồi làm bài vào vở.

- Một số HS lên bảng làm bài. 

- Lớp nhận xét, chữa bài, chốt KQ đúng.

- GV củng cố về KN thực hiện phép trừ ( không nhớ ) trong phạm vi 1000.
+ Bài 2: - Tiến hành tương tự bài 1, HS tự làm bài rồi chữa bài.
- Củng cố KN đặt tính và tính phép trừ ( không nhớ ) trong phạm vi 1000; trừ có nhớ trong phạm vi 100.

+ Bài 3 : - HS đọc yêu cầu của bài - GV kết hợp gắn bảng phụ kẻ sẵn lên bảng.

- HS xác định số cần tìm ở mỗi ô trống.

- HS nêu cách làm:  . Cột 1, 2: tính hiệu - lấy SBT - ST.

                                . Cột 3, 4: tìm số trừ - lấy SBT - Hiệu.

                                 . Cột 5: tìm số bị trừ - lấy hiệu + số trừ.

- HS tự làm bài, nêu miệng KQ. Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại KQ đúng.

- Củng cố cách tính hiệu, số bị trừ, số trừ.

+ Bài 4: - 1 HS đọc, nêu tóm tắt bài toán.

- 1 HS xác định dạng toán, nêu cách giải.

- HS tự ghi tóm tắt bài toán rồi giải vào vở BT, 1 HS lên bảng trình bày.

- HS nhận xét, chữa bài.

- Củng cố KN trình bày giải bài toán về ít hơn.

3. Củng cố, dặn dò:

- HS nêu lại quy tắc về cách thực hiện phép trừ các số trong phạm vi 1000.

- GV nhận xét tiết học, tuyên d​​​​​ư¬ng những HS tích cực học tập. Dặn HS ghi nhí quy tắc về cách thực hiện phép trừ các số trong phạm vi 1000.


                                Tiết 2:                                 luyện viết
  bài  31

I. mục đích yêu cầu:

- HS biết viết chữ cái viết hoa N ( kiểu 2 ) theo cỡ vừa và nhỏ; Luyện viết chữ và câu ứng dụng của bài theo cỡ nhỏ, chữ viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy định.

- Rèn luyện KN viết chữ cái viết hoa N ( kiểu 2 ). 

- HS có ý thức rèn luyện chữ viết đẹp.

II. chuẩn bị:    

- GV : Mẫu chữ viết hoa N ( kiểu 2 ).

- HS: Vở luyện viết.

III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: 

- Cả lớp viết bảng con: Việt Nam.
- GV nhận xét, uốn nắn.

2. Bài mới:

a.) Giới thiệu bài: GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
b. Các hoạt động:          

* HĐ 1: Luyện viết chữ hoa N ( kiểu 2 ).
- HS nhắc lại cấu tạo của chữ hoa: N ( kiểu 2 ).  

- GV viết mẫu, nhắc lại cách viết .

- HS luyện viết chữ N ( kiểu 2 ) ở bảng con. GV theo dõi, uốn nắn thêm cho những HS viết chậm, còn lúng túng.

* HĐ 2:  Luyện viết chữ và câu ứng dụng.
- HS lần l​​​ượt đọc các câu ứng dụng trong bài 31 ( Vở luyện viết - tập 1 ). 
- GV viết mẫu từng câu ứng dụng: Năng nhặt chặt bị; Ném đá dấu tay.

- HDHS quan sát mẫu chữ ứng dụng và nêu nhận xét về: 

+ Độ cao của các chữ cái.

+ Cách đặt dấu thanh ở các chữ.

+ Khoảng cách giữa những chữ ghi tiếng.

+ Cách nối các nét.

- HS luyện viết chữ Năng; Ném  ở bảng con, GV nhận xét, uốn nắn.
* HĐ 3: HS luyện viết bài vào vở.

- GV nêu yêu cầu viết: viết bài 31 ( trang 31 ):

+ Viết 2 dòng chữ hoa N ( kiểu 2 ) cỡ vừa.

+ Viết 2 dòng chữ hoa N ( kiểu 2 ) cỡ nhỏ.

+ Viết 2 dòng chữ Năng cỡ nhỏ.
+ Viết 3 lần câu ứng dụng Năng nhặt chặt bị cỡ nhỏ.
+ Viết 3 lần câu ứng dụng Ném đá dấu tay cỡ nhỏ.
- HS luyện viết bài theo yêu cầu trong vở, GV bao quát giúp HS viết đúng mẫu chữ.

* HĐ 4: Chấm, chữa bài.

- GV thu chấm 1/ 3 số bài.

- Nêu nhận xét để cả lớp rút KN.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tiết học, khen những HS viết đẹp.

- Nhắc HSVN luyện viết chữ cái hoa N ( kiểu 2 ) đã học.


                 Tiết 3:                          hoạt động ngoài giờ lên lớp
Sưu tầm, biểu diễn những bài hát ca ngợi tình đoàn kết

 giữa thiếu nhi các dân tộc, trên thế giới
I. Mục đích yêu cầu:
- Học sinh biểu diễn văn nghệ ca ngợi tình đoàn kết giữa thiếu nhi các dân tộc, trên thế giới.

- Rèn kĩ năng biểu diễn văn nghệ.

- Giáo dục học sinh yêu quý, đoàn kết với các bạn TN trên TG.

II. chuẩn bị:
- Sưu tầm một số bài hát ca ngợi tình đoàn kết giữa thiếu nhi các dân tộc, trên thế giới.

III. Các hoạt động dẠY HỌC:
* H§ 1: Kể tên một số bài hát ca ngợi tình đoàn kết giữa thiếu nhi các dân tộc, trên thế giới.

- HS tiếp nối nhau kể.

- Giáo viên có thể bổ sung thêm một số bài: Thiếu nhi thế giới liên hoan ( Lưu Hữu Phước ); Em như chim bồ câu trắng ( Trần Ngọc );  Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai, .....

* HĐ 2: Biểu diễn.

- GVHDHS lựa chọn bài hát để biểu diễn trước lớp.

- Học sinh hát kết hợp biểu diễn.

- GVHD  thêm một số động tác phụ hoạ cho từng bài hát thêm sinh động, hấp dẫn.

* HĐ 3: Củng cố - dặn dò.
- Nhận xét tiết học.

- Nhắc học sinh về nhà sưu tầm thêm bài hát thuộc chủ đề trên.

       Buổi chiều:

                                                Tiết 1:         luyện từ và câu (*)
                            ÔN: Từ ngữ về bác hồ. Dấu chấm, dấu phẩy
I. Mục đích yêu cầu:

- Ôn tập, củng cố vốn từ ngữ về Bác Hồ; ôn luyện về cách dùng dấu chấm, dấu phẩy.
- HS chọn được những TN cho trước để điền đúng vào đoạn văn; Tìm được một vài TN ca ngợi Bác Hồ; Điền đúng dấu chấm, dấu phẩy vào đoạn văn có ô trống.
- HS tích cực, chủ động học tập. 

II. chuẩn bị:    

- Bảng phụ viết ND các đoạn văn ở BT 1, 3 ( Vở BT TV in ).

- Vở BT Tiếng Việt 2 - tập 2.

III. các hoạt động dạy học:      

* HĐ 1: Luyện tập, mở rộng vốn từ ngữ về Bác Hồ.

. GV tổ chức, HDHS làm BT 1, 2 ( Vở BT TV in – T.57 ).
+ Bài 1: - HS đọc yêu cầu của bài, đọc cả đoạn văn. 

- GV gắn bảng phụ ghi sẵn đoạn văn lên bảng và nhắc HS đọc kĩ đoạn văn.

- HS nêu nhận xét về ND đoạn văn: viết về cách sống giản dị của Bác Hồ.
- HS tự suy nghĩ rồi làm bài: chọn TN thích hợp để điền đúng vào từng chỗ trống.

- Cả lớp làm bài vào vở BT. 1 HS lên bảng điền.

- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng. 

Thứ tự các từ cần điền: đạm bạc, tinh khiết, nhà sàn, râm bụt, tự tay.

. GV khắc sâu những TN nói về cách sống giản dị của Bác Hồ.
+ Bài 2: - 1 HS đọc yêu cầu của bài. 
- GV gợi ý HS: có thể tìm những TN ca ngợi Bác trong các bài thơ, bài hát, các câu chuyện kể về những phẩm chất cao đẹp của Bác mà em đã nghe, đã đọc.

- HS suy nghĩ, trao đổi theo cặp rồi tự làm bài vào vở BT.

- Một số HS tiếp nối nhau đọc các từ tìm được.

- Cả lớp và GV nhận xét, GV ghi nhanh các từ ngữ đúng lên bảng: sáng suốt, tài ba, đức độ, yêu nước, thương dân, thương giống nòi, khiêm tốn, bình dị giản dị, ...

. GV khắc sâu những TN ca ngợi về phẩm chất cao đẹp của Bác Hồ.
* HĐ 2: Luyện tập về dấu chấm, dấu phẩy.

. GV tổ chức, HDHS làm BT 3 ( Vở BT TV in – T.57 ).

- GV tổ chức cho HS làm bài tương tự như bài 1.

. Củng cố cho HS về cách dùng dấu chấm, dấu phẩy.

* HĐ 3: Củng cố, dặn dò.

- HS nhắc lại ND tiết học, GV củng cố vốn TN về Bác Hồ; Cách dùng dấu chấm, dấu phẩy.
- GV nhận xét tiết học, khen những HS  học tốt, có cố gắng. 
                                         TiÕt 2:                  TẬP LÀM VĂN ( * )                              
Luyện tập: đáp lời khen ngợi. Tả ngắn về bác hồ
I. Mục đích yêu cầu:

- HS biết đáp lại được lời khen ngợi theo tình huống cho trước. Quan sát ảnh Bác Hồ, trả lời được các câu hỏi về ảnh Bác. Viết được một vài câu ngắn về ảnh Bác Hồ.
- Rèn kĩ năng đáp lời khen ngợi; KN nói, viết tả ngắn về Bác Hồ.

- HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị:

- ảnh Bác Hồ.
- Vở bài tập Tiếng Việt 2, tập 2.

III. Các hoạt động dạy học:

* HĐ 1: Luyện tập đáp lời khen ngợi.

GV tổ chức, HDHS làm bài tập 1: Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau:
a) Em học tập có nhiều tiến bộ, được cô giáo khen.

b) Em quét dọn nhà cửa sạch sẽ, được cha mẹ khen.

c) Em mặc bộ quần áo mới, được các bạn khen.

d) Em giúp một cụ già sang đường, được cụ già khen.  

- 1 HS đọc yêu cầu của bài. HS cả lớp đọc thầm.

- GV giúp HS hiểu rõ yêu cầu: Viết lại lời đáp của em khi được người khác khen ngợi.

- 1 cặp HS  đóng vai làm mẫu, GV cùng HS khác nhận xét.

- Từng cặp HS nối tiếp nhau thực hành theo yêu cầu bài tập. 

- GV cùng HS nhận xét, chốt ý kiến đúng.

* HĐ 2: Luyện tập tả ngắn về Bác Hồ.

GV tổ chức,  HDHS làm bài tập 2:
Quan sát ảnh Bác Hồ và dựa vào những câu hỏi gợi ý sau, hãy viết một đoạn văn từ 3 - 5 câu về ảnh Bác Hồ.

Gợi ý:  a) ảnh Bác Hồ được treo ở đâu ?

            b) Trông Bác như thế nào ? ( râu tóc, vầng trán, đôi mắt, ... ) ?

            c) Em muốn hứa với Bác điều gì ?
- HS đọc yêu cầu của bài, đọc cả các câu hỏi gợi ý.

- GV cho HS ngắm ảnh Bác Hồ trên bảng lớp.

- 2, 3 HS  dựa vào các câu hỏi gợi ý, nêu miệng các câu TL tả ngắn về Bác Hồ.

- GV nhắc HS  chú ý: BT 2 yêu cầu viết một đoạn văn ( từ 3 đến 5 câu ) về ảnh Bác dựa vào những câu hỏi gợi ý đã cho. Trong một đoạn văn, các câu phải liên kết với nhau, không đứng riêng rẽ, tách bạch như khi TL từng câu hỏi.

- HS viết bài vào vở BT. 

- Nhiều HS tiếp nối nhau đọc bài viết. Cả lớp và GV nhận xét.

- GV chấm một số bài làm tốt.

- HS đổi chéo vở để giúp nhau chữa lỗi về từ, câu, chính tả ( nếu có ).

* HĐ 3: Củng cố, dặn dò.
- GV nhận xét tiết học. GV tuyên dư​ơng HS tích cực học tập.
- Nhắc HS nhớ thực hành đáp lại những lời cha mẹ, người lớn hay bạn bè khen các em.

                           Tiết 3:                                    Toán ( * )

ôn tập: phép cộng, phép trừ ( không nhớ )

trong phạm vi 1000
I. Mục đích yêu cầu:

- Củng cố KN làm tính cộng, trừ ( không nhớ ) các số trong phạm vi 1000; KN giải bài toán về nhiều hơn, ít hơn vận dụng phép cộng, phép trừ ( không nhớ ) trong phạm vi 1000.

- Rèn KN thực hiện các phép cộng, phép trừ ( không nhớ ) trong phạm vi 1000 và giải bài toán về nhiều hơn, ít hơn.

- HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị: 

- Nội dung một số bài tập liên quan.

- Bảng con.

III. Các hoạt động dạy học:

* HĐ 1: Thực hành luyện tập.

+ Bài 1: Đặt tính rồi tính:

      436  +  213                  514  +  160                 235  +  142
                 375  -  142                    638  -  216                  591  -  460
- HS tự đặt tính rồi tính KQ vào vở; Một số HS lên bảng làm bài.

- HS nhận xét, chữa bài.

- Củng cố KN đặt tính và tính trường hợp cộng, trừ ( không nhớ ) trong phạm vi 1000.

+ Bài 2: Mảnh vải xanh dài 242 dm, mảnh vải hoa dài hơn mảnh vải xanh 35 dm. Hỏi mảnh vải hoa dài bao nhiêu dm ?
- 1 HS đọc, nêu tóm tắt bài toán.

- 1 HS xác định dạng toán, nêu cách giải.

- HS tự ghi tóm tắt và trình bày lời giải bài toán vào vở, 1 HS lên bảng trình bày.

- HS nhận xét, chữa bài. 

- Củng cố KN trình bày giải bài toán về nhiều hơn.

+ Bài 3: Một cửa hàng buổi sáng bán được 278 kg gạo, buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng 125 kg gạo. Hỏi buổi chiều cửa hàng bán được bao nhiêu kg gạo ?

- Các bước thực hiện tương tự bài 2.

- HS tự làm bài rồi chữa bài.

- Củng cố KN trình bày giải bài toán về ít hơn.

* HĐ 2: Củng cố, dặn dò.

- GV củng cố, khắc sâu KT về phép cộng, phép trừ ( không nhớ ) trong phạm vi 1000.

- GV nhận xét tiết học. Dặn HS ghi nhớ KT về phép cộng, phép trừ.

âm nhạc

ôn tập bài hát: bắc kim thang.

                                                ( Dân ca Nam Bộ )

I. Mục đích yêu cầu:

- HS biết biết hát theo giai điệu và đúng lời ca ( Với HS có năng khiếu - hát đúng giai điệu và tập biểu diễn bài hát ).

- Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ đơn giản. 

- HS yêu thích hát dân ca.

II. chuẩn bị:

- Bảng phụ chép lời ca mới, băng nhạc.

- Vài động tác phụ hoạ theo bài hát.

III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ:

- 1, 2 HS hát lại bài hát Bắc kim thang.

2. Bài mới: 

a) Giới thiệu bài: - GV giới thiệu MĐ, yêu cầu của tiết học.
b) Các hoạt động: 

* HĐ 1: Ôn tập bài hát Bắc kim thang.

- HS ôn luyện bài hát 2 - 3 lượt.
- GVHD HS tìm các động tác phụ hoạ theo bài hát.

- HS luyện hát kết hợp một vài động tác phụ hoạ.

- GV tổ chức cho các nhóm thi đua biểu diễn.

- Cả lớp, GV tuyên dương, khen ngợi những HS hát đúng.
* HĐ 2: Dạy hát lời mới theo giai điệu Bắc kim thang.

- GV gắn bảng phụ chép sẵn lời ca mới - cho HS đọc một lượt cả hai lời ca ( SGV - T. 65 )

- Dạy HS hát từng lời mới theo giai điệu Bắc kim thang.

- HS luyện hát từng lời mới theo giai điệu Bắc kim thang.
3. Củng cố, dặn dò:
- Cả lớp hát lại bài hát. GV hỏi HS: Em bài hát Bắc kim thang là bài hát dân ca thuộc vùng nào ? 

- GV nhận xét tiết học, Nhắc HS về nhà tập hát lại bài hát nhiều lần cho thuộc, hát cho ngư​ời thân nghe.

- HS nắm đ​​ợc ND bài viết, viết đủ số dòng theo quy định.

- Rèn luyện KN viết chữ cái viết hoa S theo cỡ vừa và nhỏ; Luyện viết chữ và câu ứng dụng của bài theo cỡ nhỏ, chữ viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy định.

- HS có ý thức rèn luyện chữ viết đẹp.

II. chuẩn bị:    

- Vở luyện viết chữ đẹp - tập 1.

III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: 

- Cả lớp viết bảng con chữ R; Viết các chữ ứng dụng: Ruột.
2. Bài mới:

a) Giới thiệu bài: GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
b) Các hoạt động:          

* HĐ 1: HD viết chữ hoa S.
- GV đ​​​​a chữ mẫu cho HS quan sát.

- HS khá, giỏi nhắc lại cấu tạo của chữ S.

- GV viết mẫu chữ  S  lên bảng + kết hợp nhắc lại cách viết để HS theo dõi.

- HS luyện viết chữ  S  trên bảng con. GV nhận xét, uốn nắn.

* HĐ 2:  HD viết chữ, câu ứng dụng.
- HS lần l​ợt đọc các cụm từ ứng dụng trong bài 22 ( Vở luyện viết - tập 1 ). 
- GV viết mẫu từng cụm từ ứng dụng: 

Sẩy chân còn hơn sẩy miệng; Sóng cả chớ ngã tay chèo. 
- HDHS quan sát mẫu chữ ứng dụng và yêu cầu HS khá, giỏi nêu nhận xét về: 

+ Độ cao của các chữ cái.

+ Cách đặt dấu thanh ở các chữ.

+ Khoảng cách giữa những chữ ghi tiếng.

+ Cách nối các nét.

- HS luyện viết từng bài trong vở luyện viết, GV bao quát lớp, giúp đỡ những HS yếu để các em viết đúng mẫu chữ.

* HĐ 4: Chấm, chữa bài.

- GV thu chấm 1/ 3 số bài.

- Nêu nhận xét để cả lớp rút KN.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tiết học, khen những HS viết đẹp.

- Nhắc HSVN luyện viết các chữ cái hoa đã học.
            Tiết 1 + 2 + 3:  

                                                              thể dục
Tiết 62: chuyền cầu - trò chơi " ném bóng trúng đích ".  

I. Mục đích yêu cầu:

- Tiếp tục ôn Chuyền cầu theo nhóm hai người. Học trò chơi " Ném bóng trúng đích ".

- Biết cách chuyền cầu chính xác bằng bảng cá nhân hoặc vợt gỗ; Bước đầu biết cách chơi và tham gia được các trò chơi.

- HS tích cực, tự giác trong tập luyện.

II. địa điểm, ph​ương tiện: 

- Trên sân tr​​ường, đảm bảo VS, an toàn tập luyện. 

- GV chuẩn bị 1 còi; bóng, vật đích và quả cầu; bảng gỗ tâng cầu.

III. Các hoạt động dạy học:

1. Phần mở đầu:

- GV nhận lớp phổ biến ND, yêu cầu giờ học: 1 phút.
- HS khởi động: Xoay các khớp cổ chân, cổ tay, vai, đầu gối, hông: 1- 2 phút.

- Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc: 90 - 100 m.

- Đi thư​ờng theo vòng tròn và hít thở sâu: 1 phút.

+ Ôn các ĐT vươn thở, tay, chân, toàn thân và nhảy của bài thể dục phát triển chung: 
1 lần - mỗi động tác tập 2 x 8 nhịp.

2. Phần cơ bản:
+ Ôn Chuyền cầu theo nhóm 2 người: 8 -  10 phút.

- HS tự chơi theo đội hình 2 hàng ngang quay mặt vào nhau - Từng cặp HS tâng cầu bằng vợt gỗ ( bảng con ).

- GV gọi 1 cặp HS lên làm mẫu theo chỉ dẫn và giải thích của GV.

- HS tiến hành chơi 3 - 5 lần.

+ Trò chơi “ Ném bóng trúng đích” : 8 -  10 phút.

- GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi và yêu cầu trật tự, kỉ luật khi chơi để đảm bảo an toàn.

- HS tự chơi theo đơn vị tổ ( 5 - 6 phút ).

3. Phần kết thúc:
- HS đi đều 2 - 4 hàng dọc và hát: 2 - 3 phút .

- Làm một số động tác thả lỏng: 1- 2 phút.

- GV cùng HS hệ thống bài học: 1 - 2 phút.  

- GV nhận xét giờ học. Dặn HSVN ôn lại các động tác và trò chơi đã học.

I. mục đích yêu cầu:
- HS nắm đ​ược ND bài viết, viết đủ số dòng theo quy định.

- Rèn luyện KN viết chữ cái viết hoa R, S ( Kiểu chữ nghiêng ) theo cỡ vừa và nhỏ; Luyện viết các chữ và câu ứng dụng của bài theo cỡ nhỏ, chữ viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy định.

- HS có ý thức rèn luyện chữ viết đẹp.

II. chuẩn bị:    

- Mẫu chữ hoa: R, S ( Mẫu chữ viết nghiêng ).

- Vở luyện viết chữ đẹp - tập 2.

III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: 

- Cả lớp viết bảng con: P, Q; Phú, Quê.

- GV nhận xét, uốn nắn.

2. Bài mới:

a) Giới thiệu bài: GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.

b) Các hoạt động:          

* HĐ 1: HD viết chữ hoa R, S ( kiểu chữ nghiêng ).
- HS quan sát mẫu chữ R, S  viết hoa.

- HS khá, giỏi nhắc lại cấu tạo của chữ  R, S.

- GV lần lượt viết mẫu chữ  R, S  lên bảng + kết hợp nhắc lại cách viết để HS theo dõi.

- HS luyện viết chữ  R, S trên bảng con. GV nhận xét, uốn nắn.

* HĐ 2:  HD viết các chữ và câu ứng dụng.
- HS lần lượt đọc các câu ứng dụng trong bài 21, 22 ( Vở luyện viết - tập 2 ). 
- GV viết mẫu từng câu ứng dụng.

- HDHS quan sát mẫu chữ ứng dụng và nêu nhận xét về: 

+ Độ cao của các chữ cái.

+ Cách đặt dấu thanh ở các chữ.

+ Khoảng cách giữa những chữ ghi tiếng.

+ Cách nối các nét.

- HS luyện viết chữ Ruột, Sẩy  ở bảng con, GV nhận xét, uốn nắn.
* HĐ 3: HS luyện viết bài vào vở Luyện viết.

- GV nêu yêu cầu viết: viết bài 21 + 22 ( trang 21, 22 ):

- HS luyện viết bài 21, 22 theo yêu cầu trong vở luyện viết, GV bao quát lớp, giúp đỡ HS yếu, HSHN để các em viết đúng mẫu chữ.

* HĐ 4: Chấm, chữa bài.

- GV thu chấm 1/ 3 số bài.

- Nêu nhận xét để cả lớp rút KN.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tiết học, khen những HS viết đẹp.

- Nhắc HSVN luyện viết các chữ cái hoa đã học.

tiền việt nam.
I. Mục đích yêu cầu:

- HS nhận biết đ​ược đơn vị thư​ờng dùng của tiền Việt Nam là đồng. Nhận biết được một số loại giấy bạc trong phạm vi 1000 đồng. 

- Biết thực hành đổi tiền trong trường hợp đơn giản; Biết làm các phép cộng, phép trừ  các số với đơn vị là đồng. 

- Rèn KN thực hành đổi tiền trong trường hợp đơn giản; KN làm các phép tính cộng, trừ trên các số với đơn vị là đồng.

- HS tích cực, chủ động học tập.

II. Chuẩn bị: 

- GV: Các tờ giấy bạc có mệnh giá: 200 đồng; 500 đồng; 1000 đồng, ...

- HS: bảng con.

III. Các hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ:

- HS lên bảng, dưới lớp làm ở bảng con:

     Đặt tính và thực hiện phép tính sau:      516  + 173                     876  -  231

- GV cùng HS nhận xét, chữa bài.
2. Bài mới:

a) Giới thiệu bài:
GV liên hệ từ việc HS mua các đồ dùng học tập như một cái bút chì, một cái thước kẻ cũng cần phải có tiền mới mua được -> Giới thiệu về Tiền Việt Nam.
b) Các hoạt động:

* HĐ 1: Giới thiệu các loại giấy bạc trong phạm vi 1000.

- GV hỏi HS:
+ Đơn vị tiền Việt Nam là gì ?( Đơn vị tiền Việt Nam là đồng ).
+ Trong phạm vi 1000 đồng em biết có những tờ mệnh giá nào ?

  ( có các loại giấy bạc nh​ư: 200 đồng; 500 đồng, 1000 đồng; ... ).
- GV: Yêu cầu HS quan sát các tờ giấy bạc đã chuẩn bị để nhận biết từng tờ.

- HS làm việc theo nhóm đôi, đại diện HS nêu và giải thích.

- GV chốt và gắn từng tờ lên bảng.

- HS khá, giỏi so sánh đặc điểm của các loại tiền trên.

- GV dùng đồng tiền xu cho HS nhận biết thêm.

* HĐ 2: Thực hành luyện tập.

GV tổ chức, HDHS làm các BT 1, 2, 3, 4 ( SGK - T.162, 163 ) rồi chữa bài.

+ Bài 1: - GV hư​ớng dẫn HS làm d​ưới hình thức trò chơi “ Đổi tiền”

- HS sử dụng các đồng tiền có mệnh giá 200 đồng, 500 đồng và 1000 đồng để đổi - Cả lớp cùng chơi " Đổi tiền": Đổi 1 tờ 1000đồng thì được mấy tờ 500 đồng ? 

                                    Nếu đổi 1 tờ 1000 đồng lấy tờ 200 đồng thì được mấy tờ ? 

- Củng cố cách trao đổi giữa giá trị của các tờ tiền có mệnh giá khác nhau trong phạm vi 1000 đồng: Đổi 1 tờ 1000 đồng thì được 2 tờ 500 đồng .

                   Đổi 1 tờ 1000 đồng thì được 5 tờ 200 đồng .
+ Bài 2: - GV hư​ớng dẫn mẫu phần a.

- T​ương tự, HS làm các phần còn lại, nêu miệng KQ.

( HS khá, giỏi giải thích cách làm ).

+ Bài 4: - 1 HS nêu yêu cầu của bài, GV ghi bảng.

- HS làm vở, chữa bài - nêu miệng KQ.

- GV chốt lại và củng cố cách làm tính cộng, trừ các số với đơn vị là đồng.

+ Bài 3 ( HS khá, giỏi làm thêm ): - HS quan sát tranh ( SGK ). 

- GV hư​ớng dẫn cách làm: thực hiện liên tiếp các phép cộng với các số ghi trên mỗi con lợn sau đó so sánh KQ tính được.

- > KL: Con lợn D chứa nhiều tiền nhất.
- GV chốt lại, củng cố cách so sánh các đồng tiền vừa học.
3. Củng cố, dặn dò:

- HS nhắc lại: Đơn vị của tiền Việt Nam; liên hệ công dụng và giá trị của đồng tiền.
- GV nhận xét tiết học, tuyên d​​​​ương những HS tích cực học tập. Dặn HSVN tự tìm hiểu thêm về các đồng tiền Việt Nam.
Luyện tập: tiền việt nam.
I. Mục đích yêu cầu:

- HS nhận biết đ​ược đơn vị thư​ờng dùng của tiền Việt Nam là đồng. Nhận biết được một số loại giấy bạc: 100 đồng, 200 đồng, 5 00 đồng, 1000 đồng. Biết thực hành đổi tiền trong trường hợp đơn giản.

- Rèn kĩ năng nhận biết các tờ giấy bạc trong phạm vi 1000 đồng và làm các phép tính cộng, trừ trên các số với đơn vị là đồng.

- HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị: 

- GV: Các tờ giấy bạc có mệnh giá: 100 đồng; 200 đồng; 500 đồng; 1000 đồng, ...

- Một số đồng tiền xu.

III. Các hoạt động dạy học:
* HĐ 1: Luyện tập nhận biết về tiền Việt Nam.

- GV hỏi HS: + Đơn vị tiền Việt Nam là gì ?( Đơn vị tiền Việt Nam là đồng ).

+ Trong phạm vi 1000 đồng em biết có những tờ mệnh giá nào?

  ( có các loại giấy bạc nh​ư: 100 đồng; 200 đồng; 500 đồng, 1000 đồng; ... ).
- HS quan sát các tờ giấy bạc đã chuẩn bị để nhận biết, so sánh đặc điểm của từng tờ .

- GV dùng đồng tiền xu cho HS nhận biết thêm.

- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “ Đổi tiền”.
+ HS dùng các đồng tiền loại: 100 đồng, 200 đồng, 500 đồng và 1000 đồng để đổi.

+ Cả lớp cùng chơi " Đổi tiền": Đổi 1 tờ 1000 đồng thì được mấy tờ 500 đồng ? 

                                    Nếu đổi 1 tờ 1000 đồng lấy tờ 200 đồng thì được mấy tờ ?                                             

                                    Nếu đổi 1 tờ 1000 đồng lấy tờ 100 đồng thì được mấy tờ ? 

                                    Nếu đổi 1 tờ 500 đồng lấy tờ 100 đồng thì được mấy tờ ? 

- Củng cố cách nhận biết, trao đổi giữa giá trị của các tờ tiền có mệnh giá khác nhau trong phạm vi 1000 đồng. 

* HĐ 2: Thực hành.

GV tổ chức, HDHS làm các BT 1, 2, 3, 4 ( Vở BT Toán 2 - tập 2 - T.75 ) rồi chữa bài.

+ Bài 1: - GV hư​ớng dẫn mẫu phần a - HS làm các phần còn lại, nêu miệng KQ.

- HS nhận xét và chữa bài.

- GV củng cố KN thực hành làm các phép tính cộng trên các số với đơn vị là đồng.

+ Bài 2: - HS quan sát tranh ( SGK ). 

- GVHD cách làm: thực hiện liên tiếp các phép cộng với các số ghi trên mỗi con lợn để tính được số tiền chứa trong mỗi con lợn sau đó so sánh KQ -> Con lợn chứa ít tiền nhất là 500 đồng -> đánh dấu vào con lợn thứ nhất.
- GV chốt lại, củng cố KN làm các phép tính cộng trên các số với đơn vị là đồng, cách so sánh các đồng tiền vừa học.

+ Bài 3: - 1 HS nêu yêu cầu của bài, GV ghi bảng.

- HS làm vở, chữa bài - nêu miệng KQ.

- GV chốt lại và củng cố cách làm tính cộng, trừ các số với đơn vị là đồng.
+ Bài 4 ( HS khá, giỏi làm thêm ):

- HS tự làm bài, nêu miệng KQ.
* HĐ 3: Củng cố, dặn dò.
- HS nhắc lại: Đơn vị của tiền Việt Nam; liên hệ công dụng và giá trị của đồng tiền.
- GV nhận xét tiết học, tuyên d​​​​ương những HS tích cực học tập. Dặn HSVN tự tìm hiểu thêm về các đồng tiền Việt Nam.

Giáo án soạn giảng
Môn : Tiếng Việt - Phân môn: Tập đọc - Lớp 2.

                  Họ và tên ng​ười soạn: Trư​ơng ánh Ngọc.

                  Ngày soạn: 10 - 4 - 2009.

                  Ngày dạy: Thứ tư ngày 15 tháng 4 năm 2009.

                  Lớp dạy: Lớp 2A.

                  Bài dạy:       

Tập đọc

Cây và hoa bên Lăng bác.
I. Mục đích yêu cầu:

- HS đọc trơn toàn bài, ngắt nghỉ hơi đúng. Biết đọc bài với giọng trang trọng, thể hiện niềm tôn kính của nhân dân với Bác.
- Hiểu các từ ngữ đư​ợc chú giải trong bài. Hiểu đ​ược nội dung bài: Cây và hoa đẹp nhất từ khắp miền đất nước tụ hội bên lăng Bác thể hiện niềm tôn kính thiêng liêng của toàn dân đối với Bác.

- GDHS tôn kính và biết ơn Bác.

II. chuẩn bị:    

- Tranh minh họa bài đọc trong SGK. Bảng phụ để HDHS luyện đọc.
- Sưu tầm tranh, ảnh về Quảng Trường Ba Đình, nhà sàn, các loài cây, hoa xung quanh lăng Bác. 

III. các hoạt động dạy học:      

1. Kiểm tra bài cũ: 

- 3 HS tiếp nối nhau đọc bài  Chiếc rễ đa tròn  + TL các CH: 1, 2, 3, 4 về ND bài.

2. Bài mới:

a) Giới thiệu bài: 

- GV giới thiệu về lăng Bác: Lăng Bác là một cảnh đẹp nổi tiếng, là nơi Bác Hồ yên nghỉ> Các loài cây và hoa khắp mọi miền đất nước về đây tụ hội tạo cho lăng Bác một vẻ đẹp đọc đáo.

- HS quan sát ảnh lăng Bác trong SGK, GV giới thiệu thêm ảnh về các loài hoa bên lăng Bác.

b) Các hoạt động:          

* HĐ 1: Luyện đọc.
- GV đọc mẫu toàn bài, giọng đọc trang trọng, thể hiện niềm tôn kính của toàn dân tộc đối với Bác; Nhấn giọng ở các từ ngữ: uy nghi, gần gũi, khắp miền, đâm chồi, tỏa ngát, khỏe khoắn, reo vui, tỏa hương ngào ngạt, tôn kính thiêng liêng.
- 2 HS khá, giỏi đọc lại bài. Lớp đọc thầm.
- HS tiếp nối nhau đọc từng câu trong bài, GV kết hợp HD đọc các từ khó: lăng Bác, lịch sử, nở lứa đầu, tượng trưng, ... 
- HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn trong bài. GV chia bài làm 4 đoạn: ( mỗi lần xuống dòng xem là một đoạn ).
- GV dùng bảng phụ HDHS luyện đọc một số câu dài:

        Cây và hoa khắp miền đất nước về đây tụ hội, / đâm chồi, / phô sắc, / tỏa ngát hương thơm. //
       . Trên bậc tam cấp, / hoa dạ hương chưa đơm bông, / nhưng hoa nhài trắng mịn, / hoa mộc, / hoa ngâu kết chùm / đang tỏa hương ngào ngạt. //

       . Cây và hoa của non sông gấm vóc / đang dâng niềm tôn kính thiêng liêng / theo đoàn người vào lăng viếng Bác. //
- GV giúp HS hiểu nghĩa của các từ được chú giải ( SGK - T.111 ): uy nghi, hội tụ, tam cấp, tôn kính, non sông gấm vóc.
 GV giải nghĩa thêm: phô: ( khoe ); vạn tuế ( tên giống cây cảnh có lá hình lông chim ); dầu nước ( tên loài cây gỗ to cho dầu dùng để pha sơn ); hoa ban ( tên một loài hoa màu trắng ở vùng núi Tây Bắc); sứ đỏ ( tên một loài hoa đại màu đỏ có nhiều ở miền Nam ); dạ hương ( dạ lan hương - loài hoa nở và tỏa hương thơm vào ban đêm - trong câu chuyện Sự tích hoa dạ lan hương ) + kết hợp cho HS quan sát tranh, ảnh về các loài hoa.   
- GV tổ chức cho HS thi đọc giữa các nhóm ( đọc cá nhân - từng đoạn, cả bài ).
- Cả lớp và GV nhận xét, bình chọn nhóm, cá nhân đọc tốt.
* HĐ 2: HDHS tìm hiểu bài.

GV hư​​ớng dẫn HS đọc thầm toàn bài + trả lời các câu hỏi trong SGK - T.112
+ Câu 1: Kể tên những loài cây được trồng phía trước lăng Bác. 
- HS trả lời: Phía trước lăng Bác được trồng các cây như: vạn tuế, dầu nước, hoa ban. 
+ Câu 2: Kể tên những loài hoa nổi tiếng ở khắp miền đất nước được trồng quanh lăng Bác. - HS trả lời: Những loài hoa nổi tiếng ở khắp miền đất nước được trồng quanh lăng Bác như hoa ban, hoa đào Sơn La, hoa sứ đỏ Nam Bộ, hoa dạ hương, hoa nhài, hoa mộc, hoa ngâu.
- GV hỏi thêm HS khá, giỏi: Tìm những từ ngữ, hình ảnh cho thấy cây và hoa luôn cố gắng làm đẹp cho lăng Bác. ( Những từ ngữ, hình ảnh đó là: tụ hội, đâm chồi, phô sắc, tỏa ngát hương thơm ). 

+ Câu 3 : Câu văn nào cho thấy cây và hoa cũng mang tình cảm của con người đối với   Bác ? - HS trả lời: Câu văn " Cây và hoa của non sông gấm vóc đang dâng niềm tôn kính thiêng liêng theo đoàn người vào lăng viếng Bác " cho thấy cây và hoa cũng mang tình cảm của con người đối với Bác.

( Đối với HS yếu, các em có thể trả lời câu hỏi 1, 2 ).
* HĐ3: Luyện đọc lại.
- GV tổ chức cho 2, 3 HS thi đọc lại bài. GVHDHS đọc bài với giọng trang trọng, nhấn giọng những từ ngữ gợi tả, gợi cảm, thể hiện tình cảm tôn kính với Bác Hồ.

- Lớp nhận xét, tuyên dương những HS đọc tốt.

3. Củng cố, dặn dò:
- GV hỏi HS khá, giỏi:
+ Cây và hoa bên lăng Bác thể hiện tình cảm của nhân dân ta với Bác như thế nào? ( Cây và hoa từ khắp miền về tụ hội thể hiện tình cảm kính yêu của toàn dân ta từ Bắc chí Nam đối với Bác ).

+ Cây và hoa bên lăng Bác tượng trưng cho ai ? ( Cây và hoa bên Lăng Bác tượng trưng cho nhân dân Việt Nam luôn tỏ lòng tôn kính với Bác ).
- GV nhận xét tiết học; Dặn HS VN đọc lại bài và chuẩn bị bài sau.
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